
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Giấy phép § ầu tư điều chỉnh số ..........., do Bộ Kế hoạch và § ầu tư cấp ngày ..... 

tháng ... năm 2005 

niª m yÕ t cổ  phiÕ u  

trê n trung tâ m giao dịch chứ ng khoá n Tp.hcm 

Giấy phép niêm yết số ........../GPNY  

do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ..... tháng .... năm 2005. 

bả n cá o bạ ch nà y và  tà i liệ u bổ  sung sẽ  ® ­ ợ c cung cấ p tạ i 

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt nam.                                                § iện thoại: : (84-61)836361. 

§ ịa chỉ: Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hoà II, Biên hoà, § ồng Nai. Fax: (84-61) 836388. 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.  § iện thoại: (84-8) 9433016/017. 

§ ịa chỉ: 94 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội .                                        Fax: (84-8) 9433012. 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt .  § iện thoại: (84-8) 8218564. 

§ ịa chỉ: 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HỒ Chí Minh .                       Fax: (84-8) 8218566. 

 

Phụ trách công bố thông tin:  

Họ tên:      Linh Thin Pau                                                  § iện thoại: (84-61)836361. 
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1. Cô ng ty cổ  phÇ n d© y và  cá p ® iÖ n taya viÖ t nam   

Giấy phép đầu tư điều chỉnh chuẩn y việc chuyển đổi số ..... do Bộ Kế hoạch và § ầu tư cấp 

ngày ... tháng ... năm 2005. 

 

niª m yÕ t cổ  phiÕ u  

trê n trung tâ m giao dịch chứ ng khoá n TP.HCM. 

1.1. Tên cổ phiếu:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt nam.  

Loại cổ phiếu:  Cổ phiếu phổ thông. 

Mệnh gi :̧  10.000 đồng/cổ phần. 

Gi  ̧niêm yết: 18.000 đồng/cổ phần. 

Tổng số lượng niêm yết:  18.267.627 cổ phần. 

Tổng gi  ̧trị niêm yết:  182.676.270.000 đồng. 

 

Tổ  chứ c tư  vÊ n : 

Cô ng ty cổ  phầ n Chứ ng khoá n Bả o Việ t 

Trụ sở chính:  Tầng 2, 5 Toà nhà 94 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

§ iện thoại:  (84-4) 9433016 -  9433017 - 9433435 

Fax:  (84-4) 9433012 

 

Tổ  chứ c kiÓ m to¸ n: 

Cô ng ty kế  to¸ n kiÓ m to¸ n tư  vÊ n viÖ t nam (aAcC) 

Trụ sở chính:  G02-Toà nhà Maison de Th i̧ thịnh 104 Th i̧ thịnh, Q § ống đa, HN. 

§ iện thoại:  (84-4) 537 1913  

Fax:  (84-4) 537 1912 

Cô ng ty KiÓ m to¸ n viÖ t nam (vaco).  

§ ịa chỉ:     Số 08, Phạm Ngọc Thạch, Quận § ống § a, Hà Nội. 

§ iện thoại:     (84-4) 8524123   

Fax:      (84-4) 852414 
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II. Nhữ ng ngư ờ i chịu trá ch nhiệ m chính ® ố i vớ i nộ i dung 

bả n cá o bạ ch. 

1. Tổ chức niêm yết 

¤ ng Shen Sang Pang Chức vụ: Chủ tịch HĐ QT Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya 

Việt Nam. 

¤ ng Chen Ping Sen Chức vụ: Tổng Giám đốc, thành viên HĐ QT Công ty cổ phần 

Dây và Cáp điện Taya Việt Nam. 

Bà  Cheng Yu Mei Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya 

Việt Nam. 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực 

tế mà chúng tôi được biết hoặc đã điều tra thu thập một cách hợp lý.  

2. Tổ chức tư vấn 

§ ại diện theo pháp luật:  ¤ ng Nguyễn Quang Vinh  

Chức vụ:   Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. 

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin phép niêm yết do Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài thành công ty cổ phần và niêm yết chứng khoán số 20/2003/BVSC-TV với Công 

ty Cổ phần hữu hạn Dây và Cáp điện Taya Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, 

đánh gi  ̧và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và 

cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya 

Việt Nam cung cấp. 

III. Cá c khá i  niÖ m. 

 Công ty Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam.  

 Tổ chức niêm yết Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam. 

 tgđ  Tổng giám đốc. 

 CPHH Cổ phần hữu hạn. 

 Taya Việt Nam. Tên tắt của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam. 

 BHXH. Bảo hiểm xã hội. 

 PVC Polyvinyl Chloride, loại nhựa tổng hợp từ dầu mỏ. 

 PE Polyethylene, loại nhựa tổng hợp từ dầu mỏ. 

 XLPE Cross-linked polyethylene, loại nhựa tổng hợp từ dầu mỏ. 

 QLDN Quản lý doanh nghiệp. 

 NTD Ký hiệu đơn vị tiền tệ § ài Loan (Tân § ài Tệ). 
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IV. tình hình và  ® Æ c ® iÓ m củ a tổ  chứ c niª m yÕ t. 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển. 

1.1. Lịch sử hình thành. 

Trong những năm ở thập kỷ 90 của thế kỷ XX, với tốc độ tăng trưởng nhanh về kinh tế cùng 

với chính sách mở cửa thu hút đầu tư của Chính phủ, Việt Nam đã trở thành nơi hấp dẫn để thu 

hút vốn của các nhà đầu tư trong khu vực và trên thế giới. Tập đoàn Taya cũng quyết định 

chọn phương án đầu tư tại Việt Nam để hình thành một cứ điểm mới. § ầu tiên là Công ty 

Hưng nghiệp CPHH Việt Sơn Minh theo Giấy phép đầu tư số 414/GP ngày 07/09/1992 do Uỷ 

ban Nhà nước về Hợp tác và § ầu tư Việt Nam (tiền thân của Bộ Kế hoạch và § ầu tư) cấp với 

tổng vốn đầu tư đăng ký là 6.995.000 đô la Mỹ, vốn pháp định là 3.955.000 đôla Mỹ. Sản 

phẩm chính là dây điện, cáp điện các loại. Dự án xây dựng nhà máy sản xuất được triển khai 

năm 1994 và hoàn thành đưa vào sử dụng đầu năm 1995. 

Sau khi mua lại phần lớn vốn góp của các cổ đông khác, tháng 10 năm 1995, Công ty Hưng 

nghiệp CPHH Việt Sơn Minh được đổi tên thành Công ty CPHH Dây và Cáp điện Taya Việt 

Nam. Thương hiệu dây và cáp điện Taya chính thức đi vào sản xuất tiêu thụ tại thị trường 

trong nước và xuất khẩu. 

Trong khoảng thời gian từ năm 1992-2004, được sự cho phép của Chính phủ Việt Nam, Công 

ty đã 05 lần tăng vốn đầu tư cũng như vốn pháp định 
(*)

 để đáp ứng cho nhu cầu trang bị mới 

máy móc thiết bị và phát triển sản xuất kinh doanh.  

 Năm 2001: Công ty đã đầu tư hoàn thành công trình xưởng nung đúc nguyên liệu  đồng 

đầu tiên cho nhà máy với hai lò nấu đồng công suất 2.000 tấn/năm/lò. 

 Năm 2002: hoàn thành công trình nhà xưởng hiện đại sản xuất sản phẩm dây điện từ và 

nhà xưởng nung đúc nguyên liệu đồng số 2 trong đó trang bị thêm hai lò nấu đồng công 

suất 2.000 tấn/năm/lò. 

Việc đầu tư này đã tạo thành hệ thống sản xuất liên tục và khép kín 100% từ nguyên  liệu đầu 

vào cho đến sản xuất ra sản phẩm dây cáp điện các loại. § iều này đã giúp cho Công ty thành 

công trong việc khống chế chất lượng sản phẩm, hạ thấp gi  ̧thành sản xuất, nâng cao hiệu quả 

kinh tế và thoả mãn nhu cầu thị trường.      

Năm 2003, nhận thấy tiềm năng ph ţ triển và nhu cầu thị trường rất lớn đối với sản phẩm dây 

và cáp điện tại khu vực Miền bắc Việt Nam, đồng thời để khắc phục những bất lợi trong vận 

                                                

(* )
 Xem thêm chi tiết phần 1.2 của III, mục Tóm tắt qu  ̧trình ph ţ triển vốn của Công ty. 
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chuyển hàng ho  ̧và rút ngắn thời gian giao hàng, Công ty đã mở thêm nhà máy sản xuất đặt 

tại xã Cẩm điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải dương 
(**)

. Nhà máy mới ra đời đảm nhận vai trò 

ph ţ triển thị trường của Công ty tại các tỉnh thuộc khu vực Phía Bắc trở vào đến Thành phố 

§ µ nẵng. Nhà máy được đầu tư hoàn chỉnh từ khâu nung đúc nguyên liệu đồng (với 02 lò nấu 

đồng có công suất 2.000 tấn/ năm/ lò) đến khâu sản xuất ra các loại dây điện, cáp điện và dây 

điện từ.  

§ ược sự cho phép của Chính phủ Việt nam theo tinh thần của Nghị định 38/2003/NĐ -CP ban 

hành ngày 15 tháng 04 năm 2003 về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, Công ty CPHH Dây và Cáp điện Taya 

Việt nam thông qua đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã xây dựng và 

nộp bộ hồ sơ đăng ký chuyển đổi lên Bộ Kế hoạch và § ầu tư. Theo đó, Công ty CPHH Dây và 

Cáp điện chọn hình thức giữ nguyên gi  ̧trị doanh nghiệp và chuyển nhượng một phần vốn cho 

các cổ đông mới.  

Ngày 16 tháng 09 năm 2004, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 1325/CP-Đ MDN về 

việc chuyển một số Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức 

Công ty cổ phần, theo đó Taya Việt nam là một trong số sáu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài đầu tiên được Chính phủ Việt nam chấp thuận cho phép chuyển đổi sang hoạt động theo 

hình thức Công ty cổ phần có vốn đầu tư trong nước. 

Trên cơ sở đó, ngày 04 tháng 10 năm 2004, Bộ Kế hoạch và § ầu tư đã có công văn số 

6284/BKH-Đ TNN về việc chấp thuận cho phép Công ty CPHH Dây và Cáp điện Taya Việt 

Nam được phép thực hiện chuyển đổi sang Công ty cổ phần có vốn đầu tư trong nước theo 

Phương án chuyển đổi đã được Chính phủ Việt nam phê duyệt. Do nhu cầu cần ph ţ triển vốn 

để đầu tư cho Nhà máy sản xuất tại tỉnh Hải Dương nên Công ty đã có văn bản gởi Bộ Kế 

hoạch và § ầu tư xin điều chỉnh Phương án chuyển đổi và Vốn điều lệ từ 165.205.300.000 

đồng lên 182.676.270.000 đồng. Ngày 04 tháng 02 năm 2005, Bộ Kế hoạch và § ầu tư đã có 

công văn số 839/BKH-Đ TNN chấp thuận điều chỉnh Phương án chuyển đổi và Vốn điều lệ 

theo đề xuất của Công ty CPHH Dây và Cáp điện Taya Việt nam.  

Sau khi đã hoàn tất thực hiện Phương án chuyển đổi đã được Chính phủ Việt nam phê duyệt, 

Công ty đã báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Kế hoạch và § ầu tư và nhận được Giấy phép đầu 

tư điều chỉnh chuẩn y việc chuyển đổi số 414-CPH/GP vào ngày 07 tháng 10 năm 2005 để 

chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần. 

                                                

(** )
 Nhà máy rộng 6 hec-ta cách Hà nội 40 Km về phía đông, cách Hải phòng 50 Km về phía tây, rất thuận lợi cho việc nhập khẩu 

nguyên liệu và xuất khẩu các sản phẩm cũng như tiêu thụ tại thị trường miền Bắc. 
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1.2. Giới thiệu về Công ty. 

 Tên Công ty : Cô ng ty Cổ  phầ n Dâ y và  Cá p ® iệ n Taya 

ViÖ t Nam 

 Tên tiếng Anh : Taya (Vietnam) electric wire and 

cable Joint Stock Company 

 Tên viết tắt : Taya VIEtNam 

   Biểu tượng của Công ty  :  

 Vốn điều lệ : 182.676.270.000 VNĐ  (Một trăm tám mươi hai tỷ, sáu 

trăm bảy mươi sáu triệu, hai trăm bảy mươi ngàn đồng 

Việt Nam) 

 Trụ sở chính :  Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hoà II, Biên 

Hoà, § ồng Nai, Việt nam. 

 § iện thoại : (84-61) 836 361 ~ 836 364 

 Fax : (84-61) 836 388 

 Email : tayadnco@vnn.vn  

 Chi nhánh Hải Dương :  Km 35, Quốc lộ 5, Xã Cẩm § iền, Huyện Cẩm Giàng, 

tỉnh Hải Dương. 

 § iện thoại :  (84-320) 775.888 - 775.890〜775.892 

 Fax :  (84-320) 775.896 

 Giấy phép đầu tư điều chỉnh:    

 Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất các loại dây điện, dây điện từ, cáp điện, dây 

thông tin, cáp thông tin, động cơ, máy bơm nước và 

dây đồng trần đơn và xoắn.  

 Tóm tắt quá trình phát triển vốn của Công ty. 
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3,955,000

6,955,000

8,955,000 8,955,000

13,114,072

14,226,023

07/09/1992 31/10/1995 30/07/1997 12/01/1998 16/05/2003 07/05/2004

Vè n phá p ® ịnh

§ ơn vị tính: USD

tã m t¾ t quá  trình phá t triÓ n vè n  

củ a Cô ng ty cổ  phầ n hữ u hạ n dâ y và  cá p ® iệ n taya việ t nam 

 

STT sè  GiÊ y phÐ p 

® ầ u tư  

Ngà y Vè n phá p 

® ịnh (USD) 

Vè n ® Ç u 

tư  (USD) 

mụ c ® ích ® ầ u tư  

1 414/GP 07/09/1992 3.955.000 6.955.000 § ầu tư xây dựng Nhà văn 

phòng và nhà xưởng sản 

xuất dây cáp điện. 

2 414/GPĐ C1 31/10/1995 6.955.000 12.553.300 § ầu tư xưởng nung đúc 

đồng nguyên liệu 1, 2 và 

xưởng sản xuất dây điện 

từ. 

3 414/GP§ C3 30/07/1997 8.955.000 14.533.000 

4 414/GP§ C 12/01/1998 8.955.000 14.944.240 

5 414/GP§ C1-

BKH-KCN-§ N 

16/05/2003 13.114.072 21.444.240 § ầu tư xây dựng Nhà máy 

sản xuất dây cáp điện, dây 

điện từ tại Hải Dương. 6 414/GPĐ C3-

BKH-KCN-§ N 

07/05/2004 14.226.023 21.444.240 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cơ cấu tổ chức. 

2.1. Giới thiệu về Tập đoàn Taya. 

Tập đoàn Dây và Cáp điện Taya được hình thành từ năm 1955, với qu  ̧trình 50 năm hoạt 

động và ph ţ triển không ngừng, đến nay Tập đoàn Dây và Cáp điện Taya đã trở thành một 

nhóm các doanh nghiệp có tầm cỡ, giữ vị trí quan trọng trong ngành công nghiệp dây và  cáp 

điện tại § ài Loan. Các thành viên trong tập đoàn TAYA gồm: 

STT TÊ N § ịa chỉ 

1 

Cô ng ty CPHH dâ y & cá p ® Iệ n ® ¹ i á   (Taya 

® µ I loan) 

Taya electric wire & cable co., LTD.  
(Thành lập năm 1955) 

 

Sản xuất: cáp điện các loại, dây điện thoại các loại, dây 

đồng trần, dây điện từ. 

Trụ sở: 249 Chung Shan Rd, Kuan Miao Hsiang, Tainan 
Hsien,Taiwan, R.O.C. 
Tel: 06-5953131, Fax: 06-5958190. 
Chi nhánh: 7F,149 Wu Kung Rd., Wu Kung Industry Park, 
Taipei Hsien,Taiwan, R.O.C. 
Tel: 8862-2997070, Fax:8862-2997123. 
Chi nhánh: 2, 33th Rd, Taichung Industrial Estabte, 
Taichung, Taiwan, R.O.C. 
Tel: 8864-3501010, Fax: 8864-3500375. 

6,955,000

12,553,300

14,533,000
14,944,240

21,444,240
21,444,240

07/09/1992 31/10/1995 30/07/1997 12/01/1998 16/05/2003 07/05/2004

Vè n ® ầ u tư  

§ ơn vị tính: USD
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STT TÊ N § ịa chỉ 

2 

Cô ng ty CPHH taheng 

TAHENg  electric wire & cable co., LTD.  

(Thành lập năm 1992) 

 

 

Sản xuất: cáp vi tính, cáp đồng trục, dây điện ruy-băng, 

ống nhựa PVC không co giãn do nhiệt. 

149 Yi Lin Rd., Jen Der Hsiang, Tainan Hsien, Taiwan, 
R.O.C. 
Tel: 06-2793716, Fax: 06-2793479 

3 

Cô ng ty nhự a PVC tayi 

Tayi plastic co., LTD.  

(Thành lập năm 1994) 

 

 

Sản xuất: Các loại nguyên liệu nhựa trong sản xuất dây cáp 

điện 

15-1 Nan Shing Rd., Yung Kang City, Tainan Hsien, 
Taiwan, R.O.C 
Tel: 06-2717052, Fax: 06-2310-1607 

4 

 

Cô ng ty cphh d© y & cá p ® IÖ n ® ¹ i triÓ n 

GREAT CHINA electric wire & cable co., LTD.  

(Thành lập năm 1995) 

 

 

Sản xuất: dây đồng trần 2,6mm, dây đồng trần 0,08mm-

0,37mm, các loại dây điện đôi, dây đồng tráng thiếc 

0,08mm-0,37mm. 

Trụ sở: 17/F RM 1703 Kowloon Plaza, 485 Castle Peak 
Road, Kowloon, Hong Kong. 
Tel: 852-2785-5603, Fax:852-2310-1607. 
Nhà máy: Long Yan Industrial Area Humen Dongguan 
City Guandong China. 
Tel:(86769)5551156, Fax: (86769) 5553356. 
Văn phòng: 7F,149 Wu Kung Rd., Wu Kung Industry 
Park, Taipei Hsien,Taiwan, R.O.C. 
Tel:8862-299-7080, Fax:8862-299-6914. 
Nhà máy: 35-2, Fu Yuan Tsuen, Kuan Yin Hsiang, Tao 
Yuan, Taiwan, R.O.C. 
Tel: 8863-490-1511, Fax: 8863-490-5547. 

5 

Cô ng ty cphh cô ng trình ® Iệ n ta ho 

TAHO ENGINEERING CO., LTD. 

 

 

Dịch vụ: Cung cấp thiết kế, kết nối, chuyển mạch và bảo 

trì hoạt động cho đường điện 69 - 161 kV, tư vấn xây dựng 

đường dây và hầm ống chứa cáp. 

249 Chung Shan Rd., Kuan Miao Hsiang, Tainan 
Hsien,Taiwan, R.O.C 
Tel: 06-5953723, 5953644, 5953131 EXT 390.  
Fax: 06-5953725 

6 

Cô ng ty cphh chính xá c taan 

TAAN PRECISION CO., LTD. 

(Thành lập năm 1991) 

 

 

Sản xuất: khuôn kéo dây đồng. 

32-1,Alley 6, Lane 3 Nan Hsing Rd., Yung Kang City, 
Tainan Hsien, Taiwan, R.O.C. 
Tel: 06-2723461, Fax: 06-2730098 

7 

X­ ở ng sả n xuÊ t d© y cá p ® IÖ n taya- 

trư ờ ng an (Trung quốc) 

HENG YA ELECTRIC LIMITED.  

(Thành lập năm 1992) 

 

 

Sản xuất: dây dẫn điện, dây điện từ. 

Trụ sở: 17/F RM 1703 Kowloon Plaza, 485 Castle Peak 
Road, Kowloon, Hong Kong. 
Tel: (852)2785-5603, Fax:(852)2310-1607. 
Nhà máy: Tian Indus area, Hou jie, Dong guan, Guangong 
51171, China. 
Tel: (86769)5587288, 5589427, 5589437. 
Fax: (86769)5587268. 
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STT TÊ N § ịa chỉ 

8 

Cô ng ty d© y & cá p ® IÖ n taya viÖ t nam 

TAYA (VIETNAM) electric wire & cable co, LTD.  

(Thành lập năm 1994) 

 

 

Sản xuất: cáp điện, dây điện, dây điện từ. 

Văn phòng L/L: 10 Tu Xuong, District 3-HCM City. VN. 
Tel: 08-8291703, Fax: 08-8230022. 
Trụ sở, nhà máy: 1, No 1A Rd, Bien Hoa II Industrial 
Zone, Dong Nai Province, Vietnam. 
Tel: 061-836361 ~ 4, Fax: 061- 836388. 
Chi nhánh: Km 35, Cam dien ward, Cam giang Dist, Hai 
Duong province. 
Tel: 0320-775888-775890, Fax: 0320- 775896. 

2.2. Cơ cấu của Công ty trong tập đoàn TAYA. 

Thực hiện hưởng ứng “chính s²ch phía nam” cưa Chính phð Đ¯i Loan, sau khi kh°o s²t v¯ 

đánh gi  ̧cẩn thận, tập đoàn Taya đã lựa chọn Việt Nam để đầu tư. Taya Việt Nam được hình 

thành như là cứ điểm thứ 2 sau Trung quốc để tập đoàn Taya ph ţ triển phạm vi hoạt động và 

đóng góp vào sự ph ţ triển chung của Việt Nam cũng như của Tập đoàn Taya. 

Taya Việt Nam là thành viên bình đẳng trong tập đoàn, là một bộ phận quan trọng của tập 

đoàn Taya trong chiến lược ph ţ triển thị trường tại khu vực § ông nam ,̧ Trung quốc. Taya 

Việt Nam được sử dụng thương hiệu TAYA cho các sản phẩm của mình, chịu sự chi phối của 

Tập đoàn Taya về chiến lược ph ţ triển và nhận sự hỗ trợ của về vốn, kỹ thuật sản xuất, đào tạo 

nhân sự, lựa chọn nguồn nguyên liệu, trang bị máy móc thiết bị v.v...Taya Việt Nam đang ph ţ 

triển một cách vững chắc, là thành viên có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao nhất của Tập đoàn 

trong những năm gần đây. Hiện nay, Taya Việt nam đang đóng góp khoảng 20% lợi nhuận của 

cả tập đoàn. 

Sơ  ® ồ  cơ  cấ u tổ  chứ c củ a Taya Việ t Nam trong Tậ p ® oà n Taya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô ng ty  

cổ  phÇ n  

dâ y cá p 

® IÖ n taya 

viÖ t nam 

Cô ng ty 

cphh d© y 

cá p ® IÖ n 

taya 

Xư ở ng sả n 
xuÊ t d© y 
c¸ p ® IÖ n 

taya  
trư ờ ng an- 

TQ 

Cô ng ty 

cphh 

chính xá c 

taan Cô ng ty 

cphh cô ng 

trình ® IÖ n 

taho 

Cô ng ty 

cphh d© y 

cá p ® IÖ n 

® ¹ i triÓ n 

Cô ng ty 

cphh d© y 

cá p ® IÖ n 

taheng 

Cô ng ty 

nhự a pvc 

tayi 

 

TË p ® oà n 

dâ y cá p 

® IÖ n taya 
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2.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty.  

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo 

Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam kho  ̧X kỳ 

họp thứ V thông qua ngày 12/06/1999 và Nghị định 38/2003/NĐ -CP ngày 15/04/2003 của 

Chính phủ về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt đông 

theo hình thức Công ty cổ phần. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, các 

Luật khác có liên quan và § iều lệ Công ty được § ại hội cổ đông nhất trí thông qua. 

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty như sau: (Xem thêm sơ đồ). 

Nhà máy § ồng Nai: Nơi đặt nhà máy sản xuất của Công ty tại phía nam, có văn phòng làm 

việc của Tổng giám đốc và các Ban chuyên trách gồm: Ban kinh doanh tiếp thị, Ban xưởng vụ, 

Ban hành chính quản trị.  

§ ịa chỉ : Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên hoà II, § ồng Nai, Việt Nam. 

§ iện thoại : (84-61) 836 361~ 836 364 

Fax : (84-61) 836 388 

Chi nhánh Hải dương: Nơi đặt nhà máy sản xuất dây điện và cáp điện cung cấp cho thị 

trường từ các tỉnh phía Bắc đến § µ Nẵng. Chi nhánh Hải Dương có cơ cấu tổ chức bộ máy 

tương tự như tại Nhà máy ở § ồng Nai, trụ sở chính và các ban chuyên trách của Chi nhánh đặt 

tại nhà máy. § ứng đầu Chi nhánh là Phó tổng giám đốc Taya Việt Nam. 

§ ịa chỉ : Km 35 Quốc Lộ 05 Xã Cẩm ® iền, Huyện Cẩm giàng, Hải Dương. 

§ iện thoại : (84- 320) 775 888-775 890〜775892 

Fax : (84- 320) 775 896 

 Các ban chuyên trách: là những ban trực tiếp điều hành công việc của nhà máy theo 

chức năng chuyên môn và nhận sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc hoặc Phó tổng Giám đốc 

(đối với Chi nhánh Hải dương). Cơ cấu tổ chức của Taya Việt Nam có các ban chức năng 

được thiết lập gồm: ban kinh doanh tiếp thị, ban xưởng vụ, ban hành chánh quản trị. 

Chức năng nhiệm vụ của các ban được quy định như sau:  

 Ban Hành chính quản trị: có chức năng quản lý nhân sự, quản lý tài chính và quản lý 

tổng vụ. Thực hiện nhiệm vụ về kế toán và thủ quỹ, lương và các chính sách cho người 

lao động, xuất nhập khẩu và mua nguyên vật liệu, mua văn phòng phẩm và các thiết bị 

văn phòng, quản lý kho nguyên liệu.  

 Ban Kinh doanh tiếp thị: có chức năng trong việc xác định mục tiêu, phương hướng 

hoạt động tiếp thị. Thực hiện nhiệm vụ mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác, tham gia 

đấu thầu cung cấp sản phẩm, xây dựng gi  ̧bán và đưa ra các giải pháp hỗ trợ và thúc đẩy 

bán hàng, quản lý kho thành phẩm.   

 Ban xưởng vụ: có chức năng trong việc điều độ sản xuất và bảo đảm chất lượng sản 

phẩm. Thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch sử dụng nguyên vật liệu, thực 

hiện các công việc kiểm tra chất lượng, bảo trì sữa chữa và vận hành các máy móc thiết 

bị.  



     BB¶¶ nn  cc¸̧ oo  bb¹¹ cchh  

    

 

 

9 
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3. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty. 

Công ty Cổ phần Dây và cáp điện Taya Việt Nam có bộ máy quản lý tổ chức theo mô hình 

Công ty cổ phần bao gồm:  

- § ại hội đồng cổ đông: § ại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, 

là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.  

- Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân 

danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ 

những vấn đề thuộc thẩm quyền của § ại hội đồng cổ đông. 

- Ban Kiểm soát: Ban Kiểm so ţ là cơ quan trực thuộc § ại hội đồng cổ đông, do § ại hội 

đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm so ţ có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều 

hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm so ţ hoạt động độc 

lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.  

- Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc là người điều hành và quyết định cao nhất về tất cả 

các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội 

đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó tổng Giám đốc phụ 

trách Chi nhánh là người giúp việc cho Tổng Giám đốc phụ trách tất cả các vấn đề liên 

quan đến hoạt động hàng ngày của Chi nhánh và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về 

phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Tổng Giám đốc 

uỷ quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và § iều lệ của Công ty. 

4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% Vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ 

đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ. 

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty: 

STT Tê n cổ  ® « ng § ịa chỉ 

Số  cổ  

phÇ n 

 sở  hữ u 

Giá  trị 

(VND) 

Tỷ  

lệ  

(%) 

01 

Cô ng ty CPHH D© y & 

cá p ® iÖ n Taya  

(Taya electric wire 

& cable co., LTD) 

Số 249 - § ường Trung Sơn, đoạn II, 
thôn Quan Miếu, xã Quan Miếu, 
huyện § ài Nam, § ài Loan.  
(249 Chung Shan Rd, Kuan Miao 
Hsiang, Tainan Hsien,Taiwan, 
R.O.C). 

10.960.622 109.606.220.000 60,0 

02 

Cô ng ty CPHH D© y & 

cá p ® iÖ n  ® ¹ i triÓ n 

(Great China 

electric wire & 

cable co., LTD) 

35-2, Cước Khổ Luyện, thôn Phú 
Nguyên, xã Quan ¢ m, huyện § ào 
Nguyên, § ài Loan.  
(35-2, Fu Yuan Tsuen, Kuan Yin 
Hsiang, Tao Yuan, Taiwan, R.O.C). 

3.653.525 36.535.250.000 20,0 

 Tổ ng cộ ng  14.614.147 146.141.470.000 80,0 
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Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 

STT Tê n cổ  ® « ng § ịa chỉ 

Số  cổ  

phÇ n 

 sở  hữ u 

Giá  trị 

(VND) 

Tỷ  

lệ  

(%) 

01 

Cô ng ty CPHH D© y & 

cá p ® iÖ n Taya  

(Taya electric wire 

& cable co., LTD) 

Số 249 - § ường Trung Sơn, đoạn II, 

thôn Quan Miếu, xã Quan Miếu, 

huyện § ài Nam, § ài Loan.  

(249 Chung Shan Rd, Kuan Miao 

Hsiang, Tainan Hsien,Taiwan, 

R.O.C). 

10.960.622 109.606.220.000 60,0 

02 

Cô ng ty CPHH D© y & 

cá p ® iÖ n  ® ¹ i triÓ n 

(Great China 

electric wire & 

cable co., LTD) 

35-2, Cước Khổ Luyện, thôn Phú 

Nguyên, xã Quan ¢ m, huyện § ào 

Nguyên, § ài Loan.  

(35-2, Fu Yuan Tsuen, Kuan Yin 

Hsiang, Tao Yuan, Taiwan, R.O.C). 

3.653.525 36.535.250.000 20,0 

 Tổ ng cộ ng  14.614.147 146.141.470.000 80,0 

Căn cứ theo § iều 10 và § iều 15 Nghị định 38/2003/NĐ -CP ngày 15/04/2003 của Chính 

phủ về chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành Công ty cổ phần 

quy định “Trong qu² trình ho³t động, c²c cổ đông s²ng lập nước ngo¯i được phép 

chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, c  ̧nhân nước ngoài. Việc chuyển nhượng cổ phần 

do cổ đông sáng lập nước ngoài nắm giữ cho các tổ chức, c  ̧nhân Việt Nam phải được 

Bộ Kế hoạch và § ầu tư chuẩn y và phải đảm bảo quy định tổng gi  ̧ trị cổ phần do cổ 

đông sáng lập nước ngoài nắm giữ phải bảo đảm ít nhất bằng 30% vốn điều lệ trong suốt 

qu² trình ho³t động cưa công ty”. 

5. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của tổ chức niêm yết. 

 Danh sách Công ty nắm giữ quyền kiểm so ţ hoặc cổ phần chi phối đối với Taya Việt 

Nam. 

STT Tê n cổ  ® « ng § ịa chỉ 

01 

Cô ng ty CPHH D© y & cá p ® iÖ n Taya  

(Taya electric wire & cable co., 

LTD) 

Số 249 - § ường Trung Sơn, đoạn II, thôn Quan Miếu, xã 
Quan Miếu, huyện § ài Nam, § ài Loan.  

(249 Chung Shan Rd, Kuan Miao Hsiang, Tainan 
Hsien,Taiwan, R.O.C). 

02 

Cô ng ty CPHH D© y & cá p ® iÖ n  ® ¹ i 

triÓ n 

(Great China electric wire & 

cable co., LTD) 

35-2, Cước Khổ Luyện, thôn Phú Nguyên, xã Quan ¢ m, 
huyện § ào Nguyên, § ài Loan.  

(35-2, Fu Yuan Tsuen, Kuan Yin Hsiang, Tao Yuan, 
Taiwan, R.O.C). 

 Danh sách những Công ty mà Taya Việt Nam nắm giữ quyền kiểm so ţ hoặc cổ phần chi 

phối: chưa có 
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6. Hoạt động kinh doanh. 

Các nhóm sản phẩm chính của Công ty gồm: 

 Các loại dây và cáp điện: dây và cáp điện hạ thế 600-1000V, cáp điện lực XLPE 600V, 

cáp điện lực có giáp bằng sợi thép, băng nhôm, băng đồng, dây đồng trần đơn và xoắn, 

cáp điều khiển, các loại dây mềm, dây dùng trong ôtô. 

 Các loại dây điện từ: dây điện từ PEW (dây tráng men PE), dây điện từ UEW (dây tráng 

men UE). 

Mé T Số  Sả N PHÈ M TIÊ U BIÓ U  
   

Cáp cách điện và 

vỏ bọc PVC, có 

băng bảo vệ. § iện 

áp từ 0,6 KV-1KV. 

Cáp cách điện XLPE 

và vỏ bọc PVC. § iện 

áp từ 0,6KV- 1KV. 

Cáp cách điện 

XLPE, vỏ bọc 

PVC, có băng bảo 

vệ. § iện áp từ 

0,6KV - 1KV. 

   

Cáp cách điện 

XLPE, vỏ bọc 

PVC, có băng bảo 

vệ. § iện áp từ 

0,6KV - 1KV. 

Cáp dẹt cách điện và 

vỏ bọc PVC. § iện 

áp 600 V. 

Cáp điều khiển  

  
 

 

Cáp đồng bọc 

PVC các loại. 

§ iện áp từ 

0,6KV-1KV 

Dây điện bọc PVC Dây điện từ PEW. 

 

Dây điện từ UEW. 

 

Công ty luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam, phương châm hoạt động của Công ty là “ Tốt rồi 

l³i tốt hơn”, “ Cùng tồn t³i v¯ cùng ph²t triển”, với sự nỗ lực cưa to¯n thể l±nh đ³o v¯ nhân 

viên hướng về mục tiêu chung, Công ty Taya Việt nam nhất định sẽ đạt được những kết quả 

như mong đợi. 
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6.1. Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ qua các năm. 

a. Sản lượng sản phẩm qua các năm. 

Khoản mục 
§ ơn vị 

tính 

Năm 2003 Năm 2004 9 tháng đầu năm 2005 

Sản lượng Tỷ lệ Sản lượng Tỷ lệ Sản lượng Tỷ lệ 

Dây & cáp điện Kg 7.199.130 73,88% 5.781.898 66,40% 5.491.787 62,70% 

Dây điện từ Kg 2.545.444 26,12% 2.925.811 33,60% 3.270.275 37,30% 

Tổng cộng Kg 9.744.574 100,00% 8.707.709 100,00% 8.762.061 100,00% 

Nguồn: Taya Việt Nam  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

b. Doanh thu sản phẩm, dịch vụ qua các năm. 

§ ơn vị tính: VNĐ  

Khoản mục 
Năm 2003 Năm 2004 9 tháng đầu năm 2005 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Dây và cáp điện 236.670.051.917       70,29% 297.217.824.962 64,10% 336.560.280.933 62,10% 

Dây điện từ 100.047.938.837 29,71% 166.318.311.694 35,90% 205.401.070.068 37,90% 

Tổng doanh thu 336.717.990.754 100,00% 463.536.136.656 100,00% 541.961.351.001 100,00% 

Nguồn: Taya Việt Nam  
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6.2. Nguyên vật liệu. 

a. Nguồn nguyên vật liệu. 

Nguồn nguyên liệu chính được Công ty sử dụng là: đồng tấm cathod, hạt nhựa (PVC, XLPE...), 

sơn vecni cách điện và các nguyên liệu phụ khác như: trục gỗ, cốt vít .v.v. . 

 Nguyên liệu đồng: § ồng tấm cathod 99,99% được đưa vào nấu chảy, đúc, cán, kéo để 

cho ra dây đồng  8mm sử dụng làm bán thành phẩm phục vụ cho sản xuất dây và cáp 

điện các loại. Nguyên liệu đồng tấm cathod chủ yếu được nhập từ các nước như: Nam 

phi, Indonesia, ú c, § ài Loan.  

 Nguyên liệu hạt nhựa: hạt nhựa các loại được đưa vào nung chảy, ép, và bọc cách điện 

dây và cáp đồng. Hạt nhựa PVC được nhập từ các nước: § ài Loan, Hồng Kông, và các 

doanh nghiệp liên doanh trong nước. Hạt nhựa XLPE được nhập từ các nước: Malaysia, 

Korea, Taiwan, Hồng K«ng.    

 Nguyên vật liệu khác: Các loại nguyên liệu sơn vecni dùng sơn phủ cách điện dây điện 

từ được nhập từ các nước: § ài Loan, Cộng hoà liên bang § ức. 

 § ối với các loại nguyên liệu, vật liệu phụ như: trục gỗ, cốt vít... được mua từ các Công ty 

sản xuất trong nước do các Công ty liên doanh hoặc các Công ty 100% vốn nước ngoài 

hoạt động tại Việt Nam sản xuất.  

 Danh sách một số nhà cung cấp nguyên liệu cho Công ty. 

stt Nguyª n liÖ u Nhà  cung cÊ p 

1 § ồng tấm Công ty OLYDA (Australia) 

Công ty GRESIK (Indonesia) 

2 Hạt nhựa PVC Công ty ARKEMA 

Công ty nhựa Việt Th i̧ 

3 XLPE Công ty SONYI (Hồng Kông) 

4 Sơn vẹcni cách điện Công ty FUFAO (§ ài Loan) 

Công ty DUPON (CHLB § ức) 

b. Sự ổn định của các nguồn cung ứng nguyên vật liệu.  

Nhìn chung, nguồn cung cấp cho Công ty kh  ̧ổn định về lượng, do đồng tấm cathod, hạt nhựa 

các loại, sơn cách điện... là những sản phẩm được giao dịch thông dụng trên thị trường thế giới. 

Gi  ̧đồng được niêm yết và giao dịch hàng ngày trên thị trường kim loại Luân § ôn (LME). 
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Các loại hạt nhựa là những sản phẩm được tổng hợp từ dầu hoả cũng được nhiều nhà sản xuất 

cung cấp bản chào gi  ̧liên tục. 

Các nhà cung cấp nguyên liệu được Công ty chọn lựa thông qua qu  ̧ trình kiểm tra nghiêm 

ngặt về chất lượng của các loại nguyên liệu trên hàng mẫu, đánh gi  ̧liên tục khả năng cung 

ứng hàng ho  ̧về số lượng về thời hạn về định kỳ giao hàng trước trong và sau qu  ̧trình thực 

hiện cung ứng. § ây là yếu tố khởi đầu giúp Công ty khống chế hoàn toàn chất lượng sản phẩm 

và chủ động trong việc sản xuất.  

Việc nhập khẩu nguyên liệu đồng tấm được Công ty thực hiện thông qua Công ty Taya § ài 

Loan, thời điểm chốt gi  ̧căn cứ theo gi  ̧trên thị trường kim loại Luân § ôn. Sử dụng hình thức 

này, Công ty có những thuận lợi hơn so với việc nhập khẩu trực tiếp nguyên liệu từ nhà cung 

cấp do: 

 Taya § ài Loan là công ty lớn, có nhiều uy tín với các nhà cung cấp, nên các điều kiện ưu 

đãi trong bán hàng đặc biệt là về gi  ̧cả và thời hạn thanh toán sẽ tốt hơn so với việc Taya 

Việt Nam trực tiếp nhập khẩu.  

 Taya § ài Loan có hệ thống kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào rất nghiêm ngặt. 

Do vậy, sẽ làm gia tăng mức độ chính xác và rút ngắn thời gian xác định chiến lược gi  ̧

cả mua hàng, giúp ổn định chất lượng sản phẩm. 

 Taya § ài Loan có nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu để dự trữ cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh rất lớn. § iều này hỗ trợ Taya Việt Nam ổn định gi  ̧nguyên vật liệu đầu vào 

trong trường hợp biến động gi  ̧cả nguyên vật liệu trên thị trường thế giới và qua đó ổn 

định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

§ ối với nguyên liệu vật liệu phụ mua trong nước, nguồn cung cấp tương đối dồi dào và gi  ̧cả 

giữa các đơn vị cung cấp tương đối cạnh tranh, dễ dàng chọn lựa. 

c. ả nh hưởng của giá cả nguyên vật liệu đến doanh thu và lợi nhuận.  

Nguyên liệu đồng chiếm tỷ trọng khoảng 80% trong cơ cấu gi  ̧thành các loại sản phẩm dây và 

cáp điện do Công ty sản xuất. Chính vì vậy, sự tăng hoặc giảm gi  ̧của nguyên liệu đồng ảnh 

hưởng rất lớn đến lợi nhuận của Công ty trong ngắn hạn, do gi  ̧bán sản phẩm không thể thay 

đổi đồng thời theo gi  ̧nguyên liệu. Về lâu dài, gi  ̧bán sẽ được điều chỉnh phù hợp với thực tế 

gia tăng gi  ̧cả của các loại nguyên liệu.  

Trong những năm gần đây gi  ̧đồng nguyên liệu trên thế giới liên tục gia tăng(*) do sự gia tăng 

                                                

(*) Vào tháng giêng năm 2005 gi  ̧đồng cathod loại A giao ngay ở thị trường kim loại London đạt 3.200USD/tấn, vượt hơn mức cao 
nhất năm 1995 (3.012USD/tấn). 
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nhu cầu sử dụng của Trung quốc và Mỹ, trong khi đó số lượng tồn kho lại có xu hướng giảm. 

Theo dự đoán của các chuyên gia, nhu cầu tiêu thụ sẽ còn tăng trong vài năm kế tiếp cộng với 

sự suy yếu của đồng đôla Mỹ sẽ tác động làm cho gi  ̧đồng nguyên liệu tiếp tục nhích thêm 

lên.  

Hạt nhựa chiếm khoảng 8% trong cơ cấu gi  ̧thành sản phẩm của Công ty. Sự biến động gi  ̧

của loại nguyên liệu này cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty tuy nhiên mức độ ảnh 

hưởng không lớn. Trong những năm gần đây, gi  ̧dầu thô trên thế giới đang tăng và duy trì ở 

mức cao, sự gia tăng gi  ̧dầu thô đã tác động đến sự tăng gi  ̧của các loại nguyên liệu nhựa 

tổng hợp và dự báo gi  ̧này sẽ còn tiếp tục nhích lên vào năm 2005() và duy trì ở mức cao vào 

các năm kế tiếp. 

Do được sự hỗ trợ của Taya § ài Loan nên Taya Việt Nam có nhiều giải pháp lựa chọn để điều 

tiết tốt nguyên liệu, giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng từ sự biến động gi  ̧của thị trường nguyên 

liệu trên thế giới, hạn chế những thiệt hại ph ţ sinh tác động tiêu cực đến kết quả hoạt động 

kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, do hệ thống sản xuất và tiêu thụ của Công ty vận hành ổn 

định và phối hợp tốt nên khả năng dự báo nhu cầu và thời điểm sử dụng nguyên vật liệu phục 

vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh kh  ̧ chính xác nên trong những năm vừa qua lượng 

nguyên vật liệu tồn kho của Công ty rất hợp lý.  

6.3. Chi phí sản xuất. 

Nhìn chung, chi phí sản xuất của Công ty ở mức có khả năng cạnh tranh tốt với các đối thủ 

trong cùng lĩnh vực. Với hệ thống liên tục khép kín 100% từ khâu nguyên liệu đầu vào cho 

đến sản xuất ra sản phẩm, tạo thuận lợi cho Công ty trong kiểm so ţ chi phí, hạ thấp gi  ̧thành 

sản phẩm, nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường 

tiêu thụ.  

Công ty thực hiện kiểm so ţ các chi phí bằng việc kiểm so ţ qu  ̧trình sản xuất. Quy trình sản 

xuất của Taya Việt Nam được thiết lập cụ thể, chặt chẽ và đồng bộ, bảo đảm thực hiện công 

việc đúng ở mọi khâu ngay từ ban đầu để ngăn ngừa và ph ţ hiện các sai sót, hư hỏng. Công ty 

cũng liên tục điều chỉnh, cải tiến các hoạt động để phù hợp hơn nhu cầu ngày càng đa dạng 

của thị trường, giảm thiểu hơn nữa các chi phí tiêu hao trong sản xuất.   

Các yếu tố chính trong cơ cấu chi phí của Công ty được thể hiện ở bảng sau: 

 

                                                

 
() Theo nguồn Modern plastic (02/2005): Thị trường nhựa tổng hợp trên thế giới - Nhu cầu tăng, đầu tư năng lực sản 

xuất thấp, và sự thu hẹp các nhà cung cấp dẫn đến sự thiếu hụt trên thị trường làm gia tăng gi  ̧các loại nhựa tổng hợp. 
Các chuyên gia về Công nghiệp dự báo gi  ̧các loại nhựa tổng hợp sẽ lên đến đỉnh vào khoảng năm 2005 - 2006  và 
duy trì ở mức này khoảng 03 năm tiếp theo. Cũng theo nguồn này: Môi trường kinh tế thế giới tiếp tục cải thiện sẽ 
kích thích nhu cầu tiêu thụ nhựa PVC trên thế giới tăng 4,2% trong năm 2005. 
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STT YÕ u tè  chi phÝ 

N¨ m  2003 N¨ m  2004 9 th¸ ng ® Ç u n¨ m 2005 

Giá trị 

(1.000 VN§ ) 

%  

D.Thu 

Giá trị 

(1.000  VN§ ) 

%  

D.Thu 

Giá trị 

(1.000 VN§ ) 

%  

D.Thu 

1 Gi  ̧vốn hàng bán 288.959.665 85,82% 376.232.968 81,17% 490.236.977 90.46% 

2 Chi phí bán hàng 8.192.700 2,43% 9.619.401 2,08% 9.319.811 1.72% 

3 Chi phí QLDN  8.987.166 2,67% 9.663.539 2,08% 12.119.030 2.24% 

 Tổ ng 306.139.531 90,92% 395.515.908 85,33% 511.675.818 94,41% 

Nguồn: Báo cáo kiểm toán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4. Trình độ công nghệ. 

a. Trình độ công nghệ của Taya Việt Nam. 

Công ty Taya Việt Nam có trình độ công nghệ, kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng 

nghiêm ngặt dựa trên nền tảng kế thừa công nghệ, kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng của 

Taya § ài Loan.  

Với kinh nghiệm trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dây và cáp điện, Tập đoàn 

Taya có đủ năng lực, trình độ và kinh nghiệm để sản xuất các loại dây và cáp điện đạt chất 

lượng cao phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế phục vụ trong nhiều lĩnh vực như: điện, điện tử viễn 

thông, công nghiệp ôtô, môtơ .v.v... Về cáp điện, Tập đoàn Taya có khả năng sản xuất các loại 

cáp điện sử dụng truyền tải cho các điện áp từ hạ thế 100V đến siêu cao áp 345KV. Về dây 

điện từ, có khả năng sản xuất các loại dây điện với kích thước từ  0,03 mm () trở lên. Về dây 

điện, tập đoàn Taya có khả năng sản xuất các loại dây điện mềm dùng trong ôtô, cáp quang 

các loại, dây và phích cắm phục vụ trong điện xây dựng, điện tiêu dùng.v.v... Tập đoàn Taya 

còn có khả năng thiết kế, thi công và bảo trì các mạng cáp cao áp, cung cấp các loại dây đồng 

trần nguyên liệu, khả năng sản xuất nguyên liệu nhựa dùng cho sản xuất dây và cáp, các 

khuôn mắt kéo dây đồng.  

                                                

() Kích thước của sợi tóc là 0,08 mm, kích thước dây điện từ nhỏ nhất mà trên thế giới có thể sản xuất là 0,018 mm 

2.43%

2.08%

1.72%

tỷ  lệ  chi phí bá n hà ng 

trong tổ ng doanh thu

Năm 2003 Năm 2004 9 tháng 2005

2.67%

2.08% 2.24%

tỷ  lệ  chi phí quả n lý   

trong tổ ng doanh thu

Năm 2003 Năm 2004 9 tháng 2005

85.82%

81.17%

90.46%

tỷ  lệ  giá  vè n hà ng bá n 

trong tổ ng doanh thu

Năm 2003 Năm 2004 9 tháng 2005
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Bằng kinh nghiệm và trình độ sản xuất được đúc kết như đã nêu, công nghệ sản xuất của Taya 

Việt Nam được thiết lập theo hướng hiện đại so với trong nước và khu vực. Các máy móc thiết 

bị của Taya Việt Nam được trang bị mới 100%, đạt được sự tối ưu về gi  ̧thành và chất lượng 

sản phẩm do được phối hợp từ nhiều nguồn gốc sản xuất khác nhau: § ài Loan, Trung Quốc, 

Italy... nhằm tận dụng những đặc tính ưu việt của mỗi trang thiết bị để tạo nên hệ thống máy 

móc sản xuất có sự kết nối đồng bộ và đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao, gi  ̧ thành hạ, 

năng lực cạnh tranh tốt so với hàng ngoại nhập. 

b. Một số máy móc thiết bị chính của Công ty Taya Việt Nam (tại thời điểm 

31/12/2004): 

 

Tên tài sản SL § V 
Ngày đưa 

vào SD 

Thời 

gian sử 

dụng 

Nguyên giá Khấu hao Giá trị còn lại 

Nhà  má y tạ i khu cô ng nghiệ p biê n hoà  ii, § ồ ng Nai 

MÁ Y MÓ C THIẾ T BỊ        

Mắt CK lớn WD101  2.0~3.4mm 1 C i̧ 01/04/1995 7 466.400.000 466.400.000 - 

Máy thu dây 1 C i̧ 01/04/1995 7 106.000.000 106.000.000 - 

Mắt CK lớn WD102  2.0~3.4mm 1 C i̧ 01/04/1995 7 466.400.000 466.400.000 - 

Máy thu dây 1 C i̧ 01/04/1995 7 106.000.000 106.000.000 - 

Máy cán kéo trung WD203 0.45~0.85mm 1 C i̧ 01/04/1995 7 106.000.000 106.000.000 - 

Máy cán kéo trung WD202  0.80~1.80mm 1 C i̧ 01/04/1995 7 106.000.000 106.000.000 - 

Máy nối dây nhiệt điện (8m/m) 1 C i̧ 01/04/1995 7 127.200.000 127.200.000 - 

Lò  nung áp suất 1,000K  22KW 1 Bộ 01/04/1995 7 254.400.000 254.400.000 - 

Lò nung (máy CK trung)(WD203) 1 Bộ 02/11/1995 7 541.598.371 541.598.371 - 

Lò nung (máy CK trung)(WD202) 1 Bộ 02/11/1995 7 541.598.370 541.598.370 - 

Máy xoắn dây SD61B  40KW 1 C i̧ 01/04/1995 7 669.920.000 669.920.000 - 

Máy xoắn dây SD1000-1 1 C i̧ 01/04/1995 7 911.600.000 911.600.000 - 

Máy xoắn dây SD600 1 C i̧ 01/04/1995 7 148.400.000 148.400.000 - 

Giàn thu dây 32 8 Bộ 01/04/1995 7 369.388.800 369.388.800 - 

Máy xoắn dây   SD7B-1 1 Bộ 03/09/1995 7 745.358.065 745.358.065 - 

Máy xoắn dây   SD7B-2 1 Bộ 03/09/1995 7 745.358.065 745.358.065 - 

Máy xoắn dây   SD4B  75HP  55KW 1 Bộ 10/01/1996 7 1.748.475.992 1.748.475.992 - 

Máy ép bọc ED50  10HP 1 C i̧ 01/04/1995 7 254.400.000 254.400.000 - 

Máy đo dây tự động 1 C i̧ 01/04/1995 7 106.000.000 106.000.000 - 

Máy ép bọc ED60-1  15HP 1 C i̧ 01/04/1995 7 296.800.000 296.800.000 - 

Máy đo dây tự động 1 C i̧ 01/04/1995 7 106.000.000 106.000.000 - 

Máy ép bọc ED65  25HP 1 C i̧ 01/04/1995 7 318.000.000 318.000.000 - 

Máy ép bọc ED70-1  20HP 1 C i̧ 01/04/1995 7 551.200.000 551.200.000 - 

Máy đo dây tự động 1 C i̧ 01/04/1995 7 106.000.000 106.000.000 - 

Máy ép bọc ED80  50HP 1 C i̧ 01/04/1995 7 678.400.000 678.400.000 - 

Máy ép bọc ED90-1  60HP 1 C i̧ 01/04/1995 7 763.200.000 763.200.000 - 

Máy tạo hạt 120mm 60HP 1 C i̧ 01/04/1995 7 339.200.000 339.200.000 - 

Máy tạo hạt 100mm 50HP 1 C i̧ 01/04/1995 7 212.000.000 212.000.000 - 

Máy trộn  500L 1 C i̧ 01/04/1995 7 169.600.000 169.600.000 - 

Máy ép bọc ED120 100HP 1 C i̧ 16/10/1995 7 932.744.755 932.744.755 - 

Máy dẫn  1500kg 1 C i̧ 23/11/1996 7 315.099.800 315.099.800 - 

Máy dẫn  1000kg 1 C i̧ 23/11/1996 7 265.347.200 265.347.200 - 

Kệ xoắn 1 C i̧ 23/11/1996 7 144.927.400 144.927.400 - 

Máy quấn dây  2600m/m 1 C i̧ 23/11/1996 7 237.707.200 237.707.200 - 

Máy đo dây tự động 600m/m 1 C i̧ 23/11/1996 7 331.811.700 331.811.700 - 

Máy ép bọc và linh kiện 120mm 1 C i̧ 29/04/1997 6 314.560.588 314.560.588 - 

Máy ph ţ điện  300KW  PD-101 1 C i̧ 01/04/1995 7 424.000.000 424.000.000 - 

Bồn nước giải nhiệt 5 C i̧ 01/04/1995 7 185.584.800 185.584.800 - 
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Tên tài sản SL § V 
Ngày đưa 

vào SD 

Thời 

gian sử 

dụng 

Nguyên giá Khấu hao Giá trị còn lại 

Máy ph ţ điện 300KW PD-102 1 C i̧ 01/04/1995 7 424.000.000 424.000.000 - 

Máy dây điện từ 3HP 1 C i̧ 01/04/1995 7 1.400.807.000 1.400.807.000 - 

Lò nung(m¸y CK lín)(WD101)2.0-3.0mm 1 Bé 31/12/1997 7 719.195.700 719.195.700 - 

Máy quÊn dây 630mm (WD101) 1 C i̧ 31/12/1997 7 214.105.400 214.105.400 - 

Máy cán kéo trung WD201 0.4~1.80mm 1 C i̧ 30/06/2000 7 523.745.735 336.695.400 187.050.335 

Máy cán kéo nhỏ WD305 0.08~0.32mm 1 C i̧ 28/09/2000 7 349.713.867 216.491.600 133.222.267 

Máy cán kéo nhỏ WD307 0.10~0.40mm 1 C i̧ 28/09/2000 7 349.713.867 216.491.600 133.222.267 

Máy cán kéo nhỏ WD306 0.08~0.25mm 1 C i̧ 30/04/2001 7 309.717.917 162.232.400 147.485.517 

Máy cán kéo nhỏ WD308 0.08~0.25mm 1 C i̧ 30/04/2001 7 309.717.916 162.232.400 147.485.516 

Máy cán kéo nhỏ WD401 0.16~0.32mm 1 C i̧ 26/07/2001 7 627.223.149 306.142.900 321.080.249 

Máy cán kéo lớn 1 Bộ 15/04/2002 7 5.142.757.905 2.020.368.900 3.122.389.005 

Máy cán kéo trung WD206 1 Bộ 15/04/2002 7 1.518.199.206 596.435.400 921.763.806 

Máy cán kéo nhỏ WD301~WD304 4 Bộ 15/04/2002 7 1.001.975.547 393.633.900 608.341.647 

Máy nén khí+Bình+Máy sấy khô 50 HP  
AC5 

1 C i̧ 27/08/2002 7 200.757.500 66.920.000 133.837.500 

Máy cán kéo nhỏ WD311   0.2~0.4mm 1 Bộ 30/12/2002 7 214.128.275 61.178.400 152.949.875 

Máy cán kéo nhỏ WD312~WD314  
0.1mm~0.3mm 

3 Bộ 30/12/2002 7 618.079.118 176.594.400 441.484.718 

Máy cán kéo trung WD204 1 Bộ 31/10/2003 7 1.409.269.762 234.878.000 1.174.391.762 

Máy cán kéo WD317     0.15~0.32mm 1 C i̧ 31/12/2003 7 173.969.489 24.853.200 149.116.289 

Máy xoắn dây SD54B  210KW 1 Bộ 31/12/1997 7 8.359.645.973 8.359.645.973 - 

Máy xoắn dây SD610-1 1 Bộ 31/03/2001 7 215.530.963 115.465.500 100.065.463 

Máy xoắn dây SD610-2 1 Bộ 31/03/2001 7 215.530.963 115.465.500 100.065.463 

Máy xoắn dây cao tốc SD650-1   SD650-2 2 Bộ 15/07/2003 7 781.649.800 167.497.200 614.152.600 

GS_1000 Máy xoắn dây đơn kiểu 
 SD1000-2 

1 Bộ 15/07/2003 7 1.662.543.799 356.259.600 1.306.284.199 

Máy phun in IMAJE EN7117 1 C i̧ 25/12/2000 7 243.600.000 142.100.000 101.500.000 

Máy nén khí (gồm máy sấp khô) 50HP 
AC2 

1 Bộ 24/09/2001 7 187.081.006 86.860.800 100.220.206 

Maý ép bọc  ED75 1 Bộ 31/12/2001 7 485.608.158 208.119.600 277.488.558 

Máy quấn dây 1200mm 3 Bộ 26/03/2002 7 403.397.537 - 403.397.537 

Máy ép bọc   ED60-2 1 Bộ 15/07/2003 7 918.551.260 185.896.700 732.654.560 

Máy ép bọc   ED70-2 1 Bộ 15/07/2003 7 1.392.939.700 281.904.200 1.111.035.500 

Máy ép bọc   ED90-2 1 Bộ 15/07/2003 7 2.296.831.641 464.834.400 1.831.997.241 

Máy thử tia lửa điện (ED60) 1 Bộ 31/07/2003 7 158.305.336 32.038.200 126.267.136 

Máy thử tia lửa điện (ED70) 1 Bộ 31/07/2003 7 158.305.337 32.038.200 126.267.137 

Máy in phun tráng DOMINO A300 1 C i̧ 20/08/2003 7 184.809.524 35.201.600 149.607.924 

Trục sắt   1.6M 51 C i̧ 30/08/2003 7 1.829.902.552 348.553.600 1.481.348.952 

Trục sắt   2.1M 45 C i̧ 18/12/2003 7 1.773.720.181 253.388.400 1.520.331.781 

Thiết bị máy cuốn dây  ED90 1 Bộ 31/07/2004 7 345.577.570 20.570.000 325.007.570 

Thiết bị máy cuốn dây  ED120 1 Bộ 31/07/2004 7 345.577.570 20.570.000 325.007.570 

Máy dây điện từ  ND 106 1 Bộ 30/06/2000 7 742.779.212 459.815.200 282.964.012 

Máy dây điện từ  ND 107 1 Bộ 30/06/2000 7 742.779.212 459.815.200 282.964.012 

Máy dây điện từ  ND108~ND111 4 Bộ 15/04/2002 7 3.467.858.595 1.362.372.000 2.105.486.595 

Máy dây điện từ  ND201 1 Bộ 15/04/2002 7 2.501.785.404 982.845.600 1.518.939.804 

Máy nén khí   50HP   AC6 1 C i̧ 27/08/2002 7 160.912.500 53.636.800 107.275.700 

Pu ly dẫn dây   (ND104) 3 C i̧ 30/09/2002 2 54.877.851 52.917.300 1.960.551 

TB xử lý nước mÒn 1 Bộ 31/12/2002 7 261.190.868 74.625.600 186.565.268 

CT TB xử lý nước mÒn 1  31/12/2002 7 201.600.429 57.600.000 144.000.429 

Máy đo dường kính bằng tia laser 1 Bộ 29/04/2003 7 108.440.359 25.820.000 82.620.359 

Máy dây điện từ  ND 101 1 Bộ 31/12/2003 7 466.073.798 66.582.000 399.491.798 

Máy dây điện từ  ND 103 1 Bộ 31/12/2003 7 393.974.161 56.282.400 337.691.761 

Máy dây điện từ  ND 105 1 Bộ 31/12/2003 7 486.706.469 69.529.200 417.177.269 

Máy nung đồng  NO-1   NO-2 2 Bộ 31/07/2001 7 2.190.292.704 1.069.911.400 1.120.381.304 

Máy cán đồng  NO-1 1 Bộ 31/07/2001 7 1.448.518.080 709.160.600 739.357.480 

Máy nung đồng   NO-3 1 Bộ 30/09/2002 7 1.350.064.429 433.949.400 916.115.029 

Máy cán đồng NO-2 1 Bộ 30/09/2002 7 1.416.829.010 455.409.000 961.420.010 
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Tên tài sản SL § V 
Ngày đưa 

vào SD 

Thời 

gian sử 

dụng 

Nguyên giá Khấu hao Giá trị còn lại 

Máy nung đồng   NO-4 1 Bộ 31/12/2002 7 1.125.119.530 321.463.200 803.656.330 

TB xử lý nước mÒn 1 Bộ 31/12/2002 7 261.190.869 74.625.600 186.565.269 

CT TB xử lý nước mÒn 1  31/12/2002 7 195.728.571 55.922.400 139.806.171 

Vỏ bọc lò nung 1 Bộ 29/04/2003 7 159.341.054 37.940.000 121.401.054 

Máy dồn ép dây đồng 1 Bộ 28/05/2004 7 134.585.219 11.215.400 123.369.819 

Máy cuốn lô  1.6M 2 C i̧ 25/11/2002 7 481.208.901 143.217.500 337.991.401 

ThiÕ t bị ® ộ ng lù c        

Tableam điện phân xưởng   01/04/1995 7 212.000.000 212.000.000 - 

Máy nén khí 50HP   AC3 1 C i̧ 31/12/2001 7 197.403.900 84.600.000 112.803.900 

Công trình điện xưởng điện từ 1 C i̧ 26/03/2002 7 904.323.192 355.271.400 549.051.792 

Máy biến áp 1000KVA  220V 1 C i̧ 31/12/1997 7 329.305.389 329.305.389 - 

Máy biến áp 1250KVA  380V 1 C i̧ 31/12/1997 7 349.508.330 349.508.330 - 

Máy ph ţ điện 150KW  PD-103 1 C i̧ 31/03/2001 7 245.101.406 128.387.600 116.713.806 

Máy ph ţ điện 150KW  PD-104 1 C i̧ 31/03/2001 7 245.101.407 128.387.600 116.713.807 

§ ường dây máy biến áp 1  21/07/2001 7 732.821.823 357.688.100 375.133.723 

Máy ph ţ điện 565KW  PD-201 1 Bé 31/07/2001 7 934.601.135 456.174.200 478.426.935 

Máy ph ţ điện 565KW  PD-202 1 Bé 31/07/2001 7 934.601.136 456.174.200 478.426.936 

Tủ điện đôi 1 Bộ 31/07/2001 7 279.342.756 136.345.500 142.997.256 

Thiết bị máy biến áp :A+B+C+D+E 1 Bộ 29/09/2001 7 1.469.756.996 682.386.900 787.370.096 

Thiết lập đường cáp ngầm 24KV 1 C i̧ 29/09/2001 7 403.939.394 187.543.200 216.396.194 

Tủ điện & Vật tư Thiết Bị điện :1~10 1 Bộ 30/11/2001 7 755.748.766 332.889.000 422.859.766 

Máy ph ţ điện  280KW  PD-203 1 Bé 30/09/2002 7 425.594.356 136.798.200 288.796.156 

Máy ph ţ điện 280KW  PD-204 1 Bé 30/09/2002 7 425.594.355 136.798.200 288.796.155 

Tủ điện đôi 1 Bộ 30/09/2002 7 155.010.942 49.825.800 105.185.142 

Tủ điện & Vật tư Thiết Bị điện 1 Bộ 31/12/2002 7 2.057.034.695 587.724.000 1.469.310.695 

CT điện xưởng nung đồng 1  31/12/2002 7 634.861.355 181.389.600 453.471.755 

THIÕ T Bị KIÓ M NGHIÖ M       - 

Thiết bị thử dây điện 1  29/04/1997 7 119.640.600 119.640.600 - 

Thước đo Pamma 1 C i̧ 02/10/1997 7 18.498.000 18.498.000 - 

Máy thử mài mòn 1 C i̧ 12/04/2001 7 38.761.222 20.767.500 17.993.722 

Máy thử nghiệm độ ma s ţ 1 Bộ 25/04/2002 7 37.526.724 14.294.400 23.232.324 

Máy thử nghiệm độ mềm dẻo 1 Bộ 25/04/2002 7 45.867.053 17.472.000 28.395.053 

Máy đánh bóng 1 Bộ 25/04/2002 7 21.890.487 8.339.200 13.551.287 

Máy cắt 1 Bộ 25/04/2002 7 44.656.587 17.011.200 27.645.387 

Nhà  má y sả n xuÊ t tạ i Hả I dư ¬ ng 

Má y mó c thiế t bị        

Máy nung đồng 2 C i̧ 31/12/2004 7 2.952.270.155  2.952.270.155 

Trục sắt 305mm , 350mm  440 C i̧ 18/09/2004 7 2.040.803.744  2.040.803.744 

Trục sắt 305mm , 350mm  800 C i̧ 29/09/2004 7 1.125.248.586  1.125.248.586 

Trục sắt 630mm 352 C i̧ 29/09/2004 7 1.408.233.125  1.408.233.125 

Gi  ̧thÐp 60 C i̧ 27/12/2004 7 140.769.540  140.769.540 

Gi  ̧®ì d©y 2 C i̧ 31/12/2004 7 133.472.410  133.472.410 

Thiết bị thả dây 2 C i̧ 31/12/2004 7 118.771.805  118.771.805 

Máy dồn ép dây đồng 1 C i̧ 31/12/2004 7 131.929.564  131.929.564 

Máy cán kéo nhỏ B22 4 C i̧ 31/12/2004 7 677.787.348  677.787.348 

Máy cán kéo nhỏ B22 4 C i̧ 31/12/2004 7 576.435.969  576.435.969 

Máy cán kéo nhỏ BD22B-2A 2 C i̧ 31/12/2004 7 418.074.439  418.074.439 

Máy cán kéo nhỏ BT22-2 1 C i̧ 31/12/2004 7 441.828.669  441.828.669 

Máy cán kéo trung 1 C i̧ 31/12/2004 7 867.029.377  867.029.377 

Máy cán kéo trung 1 C i̧ 31/12/2004 7 1.236.011.742  1.236.011.742 

Máy đảo 630 2 C i̧ 31/12/2004 7 100.876.295  100.876.295 

Máy lọc 3 C i̧ 31/12/2004 7 207.136.881  207.136.881 

Máy cán ép ( shải) 1 C i̧ 31/12/2004 7 1.613.423.400  1.613.423.400 

Máy CK lớn 1 C i̧ 31/12/2004 7 5.567.926.406  5.567.926.406 

Máy xoắn dây+giàn thả dây 1 Bộ 27/12/2004 7 107.479.355  107.479.355 
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Tên tài sản SL § V 
Ngày đưa 

vào SD 

Thời 

gian sử 

dụng 

Nguyên giá Khấu hao Giá trị còn lại 

Máy XD đơn GS-1000 1 C i̧ 31/12/2004 7 1.664.028.371  1.664.028.371 

Máy XD đôi NB-650P 2 C i̧ 31/12/2004 7 760.698.624  760.698.624 

Máy XD SB 125 1 C i̧ 31/12/2004 7 1.236.144.934  1.236.144.934 

Máy XD(56+7B) 1600mm 1 C i̧ 31/12/2004 7 8.383.220.770  8.383.220.770 

Máy XD(1+4B) 630mm 1 C i̧ 31/12/2004 7 4.163.439.340  4.163.439.340 

Máy xoắn dây 4 C i̧ 31/12/2004 7 362.003.704  362.003.704 

Máy ép bọc  60mm 2 C i̧ 31/12/2004 7 2.598.479.500  2.598.479.500 

Máy ép bọc  70mm 2 C i̧ 31/12/2004 7 3.156.465.661  3.156.465.661 

Máy ép bọc  90mm 1 C i̧ 31/12/2004 7 2.845.900.385  2.845.900.385 

Máy ép bọc  120mm 1 C i̧ 31/12/2004 7 3.353.589.924  3.353.589.924 

Máy in phun 2 C i̧ 31/12/2004 7 356.717.241  356.717.241 

Máy dây điện từ AH3 2 C i̧ 31/12/2004 7 1.985.245.734  1.985.245.734 

Máy dây điện từ AH5 1 C i̧ 31/12/2004 7 990.973.992  990.973.992 

Máy dây điện từ AH6 1 C i̧ 31/12/2004 7 994.187.701  994.187.701 

Linh liÖn máy DĐ T 1 C i̧ 31/12/2004 7 106.327.127  106.327.127 

Máy nén khí DA-100G 2 C i̧ 31/12/2004 7 108.330.000  108.330.000 

Máy nén khí SA 350 4 C i̧ 31/12/2004 7 612.300.000  612.300.000 

thiÕ t bị ® ộ ng lù c        

Máy ph ţ điện 800KV 1 C i̧ 12/12/2004 7 1.087.147.000  1.087.147.000 

Máy biến áp 1 C i̧  7 3.701.681.008  3.701.681.008 

Máy biến áp 1 C i̧  7 5.391.945.384  5.391.945.384 

THIÕ T Bị KIÓ M NGHIÖ M        

Máy thử kéo đứt 1 C i̧ 31/12/2004 7 164.604.508  164.604.508 

Máy thử độ mÒn 1 C i̧ 31/12/2004 7 258.223.047  258.223.047 

Thiết bị đo độ dày bằng tia lazer 1 C i̧ 31/12/2004 7 104.654.880  104.654.880 

Máy thử lão ho  ̧ 1 C i̧ 31/12/2004 7 176.188.320  176.188.320 

Máy thử độ bền 0-15/30 KV 1 C i̧ 31/12/2004 7 442.403.156  442.403.156 

 

6.5. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, ngành nghề mới. 

Hiện tại, tình hình sản xuất các loại cáp điện 600V-1000V và dây điện từ của Công ty đã đi 

vào ổn định. Công ty có kế hoạch nghiên cứu đưa vào sản xuất các loại cáp điện trung và cao 

thế từ 15KV trở lên, dây nhôm và cáp quang nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước. 

Là thành viên trong một tập đoàn có kinh nghiệm, trình độ và năng lực sản xuất cao nên Công 

ty sẽ không phải mất chi phí cho việc nghiên cứu ph ţ triển (R&D) mà sẽ được thừa hưởng từ 

những thành quả của Tập đoàn. Việc triển khai ph ţ triển các sản phẩm mới của Công ty sẽ tuỳ 

thuộc vào sự ph ţ triển của thị trường tại Việt Nam.  

Chiến lược của Công ty đối với hoạt động nghiên cứu sản phẩm gồm các mục tiêu: 

 Cam kết và liên tục cải tiến nâng cao chất lượng đối với những sản phẩm hiện tại.  

 Thận trọng đưa ra những sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu và kích thước của thị trường. 

Trên cơ sở chuyển đổi hình thức doanh nghiệp đạt hiệu quả, sẽ mở ra cho Taya Việt Nam kênh 

huy động vốn tiềm năng từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm mở rộng sản xuất, hiện 

đại ho  ̧ trang thiết bị, cải tiến công nghệ trong tương lai nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng của 

Công ty.  



     BB¶¶ nn  cc¸̧ oo  bb¹¹ cchh 

 

 

22 

6.6. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ. 

a. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng. 

Chất lượng sản phẩm được Công ty đặt lên hàng đầu trong chính sách sản xuất kinh doanh của 

Công ty. Triết lý chất lượng cưa Công ty l¯: “Đ°m b°o v¯ không ngừng c°i tiến chất lượng để 

đạt được sản phẩm có chất lượng tối ưu nhằm thoả mãn nhu cầu cưa kh²ch h¯ng”. 

Công ty hiện đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, 

chứng nhận hệ thống quản lý và kiểm tra chất lượng này đã được tổ chức BSI của Vương Quốc 

Anh cấp vào tháng 03 năm 1998. Ngoài ra Công ty cũng là một trong những đơn vị đầu tiên 

được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực sản xuất cung ứng Dây và Cáp điện, 

Dây điện từ phù hợp yêu cầu của tiêu chuẩn: TCVN ISO9001: 2000/ISO 9001: 2000, do Trung 

tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (Quacert) thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

cấp  tháng 11/1996.  

 

  

Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty thống nhất quản lý toàn bộ qu  ̧trình sản xuất kinh 

doanh của Công ty từ lúc đưa vào vật tư nguyên liệu đến sản xuất ra thành phẩm giao hàng cho 

khách hàng và bảo hành sản phẩm. Tất cả cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm 

với công việc của mình cũng như được tạo điều kiện để chủ động tham gia vào các hoạt động 

cải tiến và đóng góp vào nâng cao chất lượng sản phẩm, thoả mãn tốt hơn nhu cầu của khách 

hàng sử dụng.   

b. Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm (Xem sơ đồ trang sau). 
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quy trình kiÓ m so¸ t chÊ t lư ợ ng sả n phÈ m 

 

                 Nguyên liệu đồng tấm 

                         § úc đồng 

                         Cán đồng       Nguyên liệu đồng ỉ 8mm  

                                                  Dây đồng ỉ 8mm 

 

      Kiểm nghiệm dây đồng ỉ 8mm  

       Sơn cách điện, lõi ...    Cán kéo (và nung) dây đồng 
 

        Kiểm nghiệm  Kiểm nghiệm. 

           D© y ® iÖ n từ      d© y & cá p ® iÖ n 

       Công đoạn nung      Xoắn dây đồng 

        phủ sơn   sấy  
       thành phẩm quấn lõi     Kiểm nghiệm 
 
 

  Hạt nhựa (PVC, XLPE...) 
        Kiểm nghiệm  

      thành phẩm      Kiểm nghiệm 
 

          Kiểm tra trước khi      Các loại vật liệu. 
        đóng gói   Bọc cách điện. 
 

      Kiểm nghiệm    Kiểm nghiệm 
        Cân + đóng gói 
 
 
        Nhập kho        Xoắn tim cáp 
             
           Kiểm nghiệm 
        Kiểm tra xuất xưởng 
           Bọc vỏ 

        Xuất xưởng 
          Kiểm nghiệm 
 
 

       Kiểm nghiệm thành phẩm 

 
       Nhập kho 
 
       Kiểm tra xuất xưởng. 

Xuất xưởng  
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c. Bộ phận kiểm tra chất lượng của Công ty. 

Công ty thiết lập Phòng quản lý chất lượng để điều hành việc quản lý chất lượng trong toàn bộ 

hệ thống sản xuất của mỗi nhà máy. Phòng quản lý chất lượng, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của 

Tổng giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc và sự điều hành của Ban xưởng vụ. Phòng quản lý 

chất lượng điều hành Trung tâm kiểm nghiệm & đảm bảo chất lượng và Trung tâm kiểm so ţ 

văn bản. Trung tâm kiểm nghiệm & đảm bảo chất lượng thực hiện kiểm nghiệm và kiểm tra 

chất lượng nguyên liệu, kiểm nghiệm và kiểm tra chất lượng từ các mẫu được lấy ra trên mỗi 

công đoạn của qu  ̧ trình sản xuất, tiếp nhận và triển khai các chương trình chất lượng, kiểm 

so ţ việc thực hiện đánh gi  ̧nội bộ của các bộ phận khác v.v..... Trung tâm kiểm so ţ văn bản 

thực hiện việc ban hành, quản lý, kiểm tra kiểm so ţ, lưu trữ các văn bản chất lượng. 

6.7. Hoạt động Marketing. 

a. Sản phẩm.  

Sản phẩm mang thương hiệu Taya đã được khẳng định về chất lượng trên thị trường § ài 

Loan và các nước khác. Các sản phẩm do Taya Việt Nam sản xuất cũng đảm bảo đạt được 

đúng những yêu cầu chất lượng đã được khẳng định. Theo đánh gi  ̧của các chuyên gia, sản 

phẩm của Taya Việt Nam không thua các sản phẩm của Hàn Quốc nhập khẩu vào Việt Nam.  

Hệ thống vận hành sản xuất của Công ty dựa trên ba nguyên lý: (i) chất lượng cao, (ii) liên tục 

cải tiến và (iii) thoả mãn khách hàng. Công ty triển khai đưa ra những loại sản phẩm mới căn 

cứ vào nhu cầu, kích thước và mức độ ph ţ triển của thị trường. Trong tương lai, Công ty luôn 

hướng đến việc tìm kiếm những cơ hội ph ţ triển mới nhưng vẫn luôn duy trì những tiêu chuẩn 

cao nhất của 03 nguyên lý mà Công ty đã đặt ra. 

b. § ịa điểm bán hàng. 

Hiện tại, sản lượng sản phẩm xuất khẩu chiếm khoảng 8-10% trong tổng sản lượng của Công 

ty. Các thị trường xuất khẩu của Công ty là: Trung Quốc, § ài Loan, Campuchia.  Thị trường 

tiêu thụ trong nước được Công ty phân chia như sau: 

 Nhà máy § ồng Nai: các tỉnh thành ở phía Nam ra đến gần § µ Nẵng. 

 Chi Nhánh Hải Dương: từ § µ Nẵng ra đến các tỉnh miền Bắc. 

Công ty xây dựng mạng lưới bán hàng bằng việc ph ţ triển: (i) hệ thống các § ại lý, (ii) tham 

gia đấu thầu hoặc thầu phụ cung cấp dây và cáp điện cho các Công ty xây dựng công trình, và 

(iii) các khách hàng trực tiếp mua dây và cáp điện của Công ty.  

Các đại lý của Công ty được lựa chọn trên cơ sở có khả năng về vốn, am hiểu kỹ thuật về dây 

và cáp điện. Các khách hàng trực tiếp thường xuyên của Công ty, tuỳ theo khả năng có thể 
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được Công ty ph ţ triển thành § ại lý. Hiện Công ty có trên 300 § ại lý, 700 khách hàng trực 

tiếp thường xuyên, tạo thành hệ thống phân phối trải đều khắp các tỉnh, thành trong cả nước. 

Các công trình xây dựng được công ty tham gia với tư cách thầu chính hoặc phụ cung cấp dây 

và cáp điện cho các công trình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thị trường trong nước ngoài việc phân chia ra 02 khu vực chính do hai nhà máy sản xuất đảm 

nhận, trong mỗi khu vực cũng được phân chia quản lý theo vùng, căn cứ vào địa lý hành chánh. 

Thị trường tại mỗi vùng được tổ chức theo dõi chặt chẽ về diễn biến và tình hình tiêu thụ. Khi 

thị trường tại một nơi ph ţ triển đúng mức, Công ty sẽ nhanh chóng tiến hành đặt văn phòng 

liên lạc tại nơi đó để thuận tiện hơn cho khách hàng trong giao dịch và thuận tiện cho Công ty 

trong triển khai các hoạt động về xúc tiến bán hàng. Cụ thể trong thời gian sắp tới Công ty sẽ 

đặt văn phòng đại diện tại Thành phố Cần Thơ để mở rộng việc tiêu thụ sản phẩm tại các tỉnh 

§ ồng bằng sông Cửu Long. 

c. Giá bán. 

Công ty thực hiện chiến lược gi  ̧bán linh hoạt. Căn cứ vào sản lượng tiêu thụ, khả năng thanh 

toán, uy tín, vùng thị trường, đối tượng khách hàng mà công ty xác định gi  ̧bán phù hợp. Gi  ̧

bán sản phẩm cũng được Công ty điều chỉnh phù hợp dựa vào các yếu tố về cạnh tranh, về chi 

phí sản xuất v.v... Nhìn chung, do tính ưu việt về chất lượng của sản phẩm do Công ty sản xuất 

nên gi  ̧bán bình quân cao hơn khoảng 1% so với các sản phẩm cùng loại được sản xuất trong 

nước. 

d. Xúc tiến bán hàng. 

Tỷ  lệ  nhó m khá ch hà ng tiê u thụ

sả n phÈ m củ a Taya

§ ại lý 

40%

Các Công ty 

công trình

30%

Khách hàng trực 

tiếp

30%
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Hoạt động xúc tiến bán hàng được Công ty thực hiện qua các hình thức: bảo đảm chất lượng 

với khách hàng, chế độ hậu mãi, tư vấn lựa chọn và sử dụng sản phẩm, chương trình quảng cáo 

thương hiệu và sản phẩm, khuyến mãi, hỗ trợ vận chuyển, tín dụng bán hàng... 

 Công ty đảm bảo chất lượng sản phẩm của mình với khách hàng, khách hàng được thu 

hồi hoặc bồi thường nếu có hư hỏng hoặc sự cố ph ţ sinh do lỗi kỹ thuật. Khi mua, 

khách hàng được Công ty tư vấn để lựa chọn sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng 

tránh lãng phí, thiệt hại.  

 Công ty quảng cáo thương hiệu và sản phẩm trên các báo, tạp chí chuyên ngành và địa 

phương, nội dung và thời gian đăng báo phù hợp với các phương án xúc tiến bán được 

hoạch định cho từng vùng. Các chương trình khuyến mãi cũng được Công ty thực hiện 

theo vùng thị trường phù hợp.  

 Công ty hỗ trợ vận chuyển đối với khách hàng mua hàng tại TP.HCM và § ồng Nai. § ối 

với khách hàng tại các địa phương khác, Công ty hỗ trợ vận chuyển đến địa điểm tập kết 

trong địa bàn § ồng Nai và TP.HCM.  

 Các § ại lý của Công ty được cấp tín dụng thanh toán trong khoảng thời gian từ 30 ngày 

trở lên theo từng đơn hàng và được hưởng các chế độ khen thưởng khi đạt định mức tiêu 

thụ. § ối với các khách hàng thuộc các mảng khác, tuỳ thuộc vào thực tế kinh doanh uy 

tín và khả năng thanh toán (căn cứ vào thông tin của khách hàng có trong Hồ sơ năng lực 

khách hàng do Công ty lập ra) mà Công ty đưa ra phương án cấp tín dụng hợp lý. 

6.8. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền. 

a. Thương hiệu của Công ty.  

Thương hiệu của Công ty đã được Cục sở hữu công nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 

hiệu hàng ho  ̧tại Việt Nam số 17966 ban hành kèm theo quyết định số 2983/QĐ NH Ngày 04-

09-1995 với thời gian hiệu lực 10 năm và Quyết định gia hạn Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng 

ho  ̧số 17966 đến ngày 24-01-2015, theo quyết định gia hạn số: A4975/QĐ -§ K, ngày 03-08-

2004.  

b. Phát minh sáng chế và bản quyền.  

Chưa có. 

6.9. Các Hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã ký kết 
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Một số  Hợp đồng cung cấp dây và cáp điện của Công ty được liệt kê trong bảng sau. 

§ ố i tá c 
Thê i gian 

thù c hiÖ n 
S¶ n phÈ m 

Giá  trị hợ p 

® ồ ng (VNĐ ) 

CTCP Xây dựng và Thiết kế số 01 12/2005 Dây cáp điện các loại 646.641.996 

Ding Shuenn 12/2005 Dây cáp điện các loại 522.915.977 

Công ty TNHH Dũ Phong 12/2005 Dây cáp điện các loại 725.262.221 

Cơ sở Thành Ph ţ 02/2005 Dây cáp điện các loại 564.915.977 

Cty cổ phần Sacom  01/2005 Dây đồng trần ủ mềm 3.107.500.000 

Cty Pouchen  12/2004 Dây cáp điện các loại 726.717.000 

Cty Vinakinden  12/2004 Dây cáp điện các loại 524.150.000 

Công ty TNHH Cường Vinh 11/2004 Dây cáp điện các loại 538.242.037 

Cty TNHH Lode Star. 10/2004 Dây cáp hạ thế 600-1000V các loại 1.274.414.910 

Cty TNHH điện cơ Quang Hiển. 10/2004 Dây cáp hạ thế 600-1000V các loại 5.164.635.222 

Shyang Hung Cheng 10/2004 Dây và cáp điện 752.513.326 

Cty Phước Thăng 08/2004 Dây cáp điện các loại 790.499.337 

Công ty TNHH Vạn Thịnh Ph ţ 08/2004 Dây cáp điện các loại 878.811.560 

Cty LD Tỷ Xuân 03/2004 Dây cáp điện các loại 3.273.108.900 

Công ty TNHH Hào Huy 01/2004 Dây cáp điện các loại 523.368.170 

7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất. 

7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 

02 năm gần nhất. 

        § ơn vị tính: 1.000 VNĐ  

STT Chỉ tiê u Năm 2003 Năm 2004 % tăng giảm 

1 Tổng gi  ̧trị tài sản 278.521.666 506.487.711 81,85% 

2 Doanh thu thuần 336.717.991 463.536.137 37,66% 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 28.129.557 64.501.120 129,30% 

4 Lợi nhuận khác 3.169.431 1.772.636 -44,07% 

5 Lợi nhuận trước thuế 31.298.988 66.273.756 111,74% 

6 Lợi nhuận sau thuế 26.266.076 55.928.226 112,93% 

Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2003, 2004 

7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

trong năm báo cáo.  

a. Những nhân tố thuận lợi. 
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Tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam: tỷ lệ tăng GDP của Việt Nam trong năm 2004 đạt ở 

mức 7,7%, đứng thứ 2 trên thế giới. Sự tăng trưởng này kéo theo nhu cầu về tiêu thụ năng 

lượng nói chung trong đó có năng lượng điện. Nhiều dự án ph ţ triển nguồn cung cấp năng 

lượng điện được Chính phủ phê duyệt làm gia tăng nhu cầu về xây dựng mạng lưới truyền tải 

và cung cấp điện. 

Các công trình xây dựng tiếp tục ph ţ triển: § ầu tư trong nước và nước ngoài đang dần hồi 

phục và gia tăng. Các công trình xây dựng cao ốc, xây dựng nhà xưởng và nhà ở  ngày một 

ph ţ triển. Nhu cầu tiêu thụ dây và cáp điện chất lượng cao thay thế cho nhập khẩu tiếp tục 

tăng mạnh. 

Thương hiệu và sự hỗ trợ của Taya § ài Loan: Thương hiệu Taya với hơn 50 năm tồn tại và 

ph ţ triển đã khẳng định uy tín với người sử dụng các nước. Các sản phẩm do Taya Việt Nam 

sản xuất cũng theo cùng một tiêu chuẩn chất lượng. § ây là lợi thế của Công ty khi tiến hành 

xuất khẩu cũng như tham gia đấu thầu hoặc thầu phụ cung cấp dây và cáp điện cho các công 

trình xây dựng, đặc biệt là các công trình của các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt 

Nam. Bên cạnh đó với sự hỗ trợ của Taya § ài Loan về nhiều mặt như: bí quyết công nghệ sản 

xuất, nhập khẩu nguyên liệu, đào tạo huấn luyện .v.v... đã giúp Taya Việt Nam có sự ổn định 

vững chắc cần thiết để ph ţ triển. 

b. Những nhân tố khó khăn. 

Gi  ̧nguyên liệu tăng: gi  ̧các loại nguyên liệu đầu vào trong năm 2004 vừa qua tăng rất mạnh. 

Sự gia tăng nhu cầu sử dụng trên thế giới về đồng làm gi  ̧nguyên liệu đồng tấm tăng khoảng 

60% so với năm 2003, gi  ̧các loại hạt nhựa cũng tăng khoảng 45% so với năm 2003. Trong 

khi đó, thuế nhập khẩu các loại vật tư đầu vào còn cao nên cũng tác động làm tăng gi  ̧thành 

sản xuất. 

Phí vận chuyển tăng: Gi  ̧xăng dầu trên thế giới liên tục tăng lên, gi  ̧ trong nước cũng được 

Nhà nước điều chỉnh tăng. Sự tăng gi  ̧của mặt hàng thiết yếu này tạo tác động làm gia tăng 

chi phí vận chuyển. § iều này cũng ảnh hưởng đến việc ph ţ triển tiêu thụ của Công ty ở những 

vùng xa nhà máy. 

Gian lận, trốn thuế: bằng những thủ đoạn gian lận, trốn lậu thuế, các sản phẩm dây và cáp điện 

nước ngoài vẫn được nhập khẩu với gi  ̧thấp, gây khó khăn không nhỏ cho các doanh nghiệp 

làm ăn chân chính trong nước. Mong muốn hiện nay của các doanh nghiệp là những tồn tại 

nêu trên cần được tháo gỡ kịp thời. 

8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành. 

8.1. Vị thế của Công ty trong ngành. 
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a. Thị trường tiêu thụ dây và cáp điện của Công ty. 

Các sản phẩm của Công ty sản xuất ra được đưa vào tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, khối lượng 

sản phẩm xuất khẩu chiếm tỷ lệ 8-10% trong tổng sản lượng. Công ty chú trọng vào việc cung 

cấp các sản phẩm dây và cáp điện dùng trong mạng hạ thế với khả năng truyền tải cho điện áp 

từ 600V - 1.000V do dung lượng thị trường tiêu thụ lớn. § ối với sản phẩm dây điện từ, Công 

ty cung cấp chủ yếu cho các nhà sản xuất động cơ, mô tơ điện, máy biến áp. 

b. Vị thế của Công ty trong ngành. 

Hiện tại, có hơn 60 doanh nghiệp sản xuất các loại dây và cáp điện ở Việt Nam. Taya Việt 

Nam là một trong số các doanh nghiệp hàng đầu về quy mô sản xuất và thị phần. Các Công ty 

có quy mô sản xuất lớn khác như: Công ty dây và cáp điện Việt Nam (Cadivi), Công ty Liên 

doanh LG Hải Phòng, Công ty TNHH Tân Cường Thành, Công ty Cơ điện Trần Phú, Công ty 

TNHH Nhật Linh (Lioa), Công ty TNHH Thịnh Ph ţ.  

Có thể thấy được vị thế của Công ty Taya Việt Nam so với các doanh nghiệp khác trong ngành 

qua doanh thu năm 2004 của một số công ty hàng đầu trong sản xuất dây và cáp điện ở Việt 

Nam thể hiện qua bảng sau. 

 

STT Cô ng ty 
Doanh thu 2004 

(Tỷ ® ồ ng) 

T¨ ng so ví i 

2003 (%) 

1 Công ty Dây và Cáp điện Việt Nam (CADIVI).   790 32.6 

2 Công ty Cơ điện Trần Phú  690 30.0 

3 Công ty Liên doanh LG Vina Cable. 630 28.4 

4 Công ty Taya  Việt Nam.  490 37,7 

5 Công ty cổ phần cáp và vật liệu viễn thông (SACOM) 470 41.6 

6 Công ty sản xuất dây và cáp điện Tân Cường Thành 380 31.0 

7 Công ty TNHH SX dây & cáp điện Thịnh Ph ţ (THIPACO) 208 66.4 

Nguồn
(*)

: Tổng hợp từ Internet 

8.2. Triển vọng phát triển của ngành. 

Theo mục tiêu tổng quát của chiến lược ph ţ triển kinh tế xã hội 10 năm (2001-2010), một số 

chỉ tiêu cụ thể được thể hiện như sau: 

 

                                                

(*) Nguồn số liệu doanh thu của các công ty sản xuất dây và cáp điện nêu trên được tổng hợp từ Internet, các thông tin được thu 

thập từ các trang như: hàng Việt Nam chất lượng cao, Báo nhân dân, Bộ tài chính, Trung tâm giao dịch chứng khoán, Vietnam 
media, Vietnam net, Thời báo Kinh tế Sài Gòn. 
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 Chỉ tiê u 2001-2005 2006 -2010 

Tăng trưởng bình quân GDP cả nước (%) 7,6 - 8,0 6,6 - 7,0 

Tăng trưởng bình quân GDP của vùng § ông Nam Bộ (%)  8,0  

Tăng trưởng bình quân Công nghiệp của vùng § ông Nam Bộ (%)  9,4  

Nguồn: Bộ kế hoạch đầu tư. 

Với xu hướng ph ţ triển chung của xã hội, nhu cầu tiêu thụ điện tại Việt Nam từ 2002 đến 

2010 được dự báo tăng 15-16% hàng năm. Tốc độ ph ţ triển sản xuất của ngành điện cũng 

phải tăng trước một bước nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và ph ţ triển kinh tế. Số liệu về tăng 

trưởng sản lượng sản xuất điện hàng năm (**) như sau: 

 

N¨ m Sả n lư ợ ng ® iÖ n sả n xuÊ t (tỷ Kwh) Tè c ® ộ  t¨ ng bình qu© n (%/năm) 

2002 34,5 15 

2005 53,0 11-12 

2010 88,0 - 93,0 09-10 

2020 201,0 - 250,0 - 

Nguồn: Chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam 2004-2010. 

§ i đôi với sự ph ţ triển của sản lượng sản xuất điện năng là việc xây dựng mạng lưới truyền tải 

và phân phối điện năng từ mạng lưới cao thế đến hạ thế và tiêu dùng. Nhu cầu dây và cáp điện 

để xây dựng mạng lưới điện được dự báo sẽ tăng nhanh trong những năm tới. Ngoài ra, dây và 

cáp điện còn được sử dụng vào các lĩnh vực như: sản xuất ôtô và động cơ, sản xuất môtơ và 

máy biến áp, liên lạc viễn thông và truyền dữ liệu v.v... 

Những năm gần đây, ngành sản xuất dây và cáp điện Việt Nam đứng trước một cơ hội thị 

trường hết sức thuận lợi, tốc độ tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp sản xuất dây và 

cáp điện có đầu tư trang thiết bị hiện đại, sản phẩm đạt tiêu chuẩn của IEC (ủy ban điện quốc 

tế) với mức tăng trưởng trên 20%/năm. Xuất khẩu cáp điện của Việt Nam liên tục tăng nhờ sự 

khởi sắc của các thị trường chính là Nhật Bản chiếm 90% lượng hàng xuất khẩu, kế đến là 

Trung Quốc, § ài Loan, Hàn Quốc và các nước lân cận như Lào, Campuchia, Th i̧ Lan, 

Myanma.  Theo Bộ thương mại, năm 2001 ngành điện xuất khẩu đạt gi  ̧trị khoảng 154 triệu 

USD, năm 2002 đạt 186 triệu USD tăng 20,8%, năm 2003 đạt 263 triệu USD tăng 41,4%, sang 

năm 2004 ước đạt 385 triệu USD tăng 46,4% và kế hoạch trong năm 2005 thực hiện xuất khẩu 

493 triệu USD tăng 28,1%. Thị trường nội địa cũng ph ţ triển đầy triển vọng, khả năng cung 

cấp của các doanh nghiệp sản xuất chỉ đạt 70% nhu cầu, khoản thiếu hụt còn lại được nhập 

khẩu từ bên ngoài, chủ yếu là các sản phẩm dây và cáp điện có chất lượng cao. 

                                                

(**) Quyết định 176/2004/QĐ -TTG của Thủ tướng chính phủ phê duyệt, mục tiêu cụ thể về sản lượng sản xuất điện theo chiến lược 
ph ţ triển ngành điện Việt Nam giai đoạn 2004-2010.  
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Với lợi thế là gi  ̧nhân công rẻ, nhiều nguyên liệu đầu vào trong nước đã sản xuất được như 

dây đồng, hạt nhựa bọc cáp v.v..., nên ngành sản xuất dây và cáp điện Việt Nam có lợi thế 

cạnh tranh trên thế giới về gi  ̧thành sản xuất.  

Cùng với tốc độ ph ţ triển của nền kinh tế, ngành sản xuất dây và cáp điện Việt Nam đã đầu tư 

trang thiết bị hiện đại gia tăng năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu sử dụng dây và cáp điện 

phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Có thể khẳng định, ngành sản xuất dây 

và cáp điện tại Việt Nam đang trên đà ph ţ triển. 

8.3. § ịnh hướng chiến lược phát triển của Công ty. 

Mục tiêu ph ţ triển là “§ ưa Taya Việt Nam trở thành nhà sản xuất dây và cáp điện hàng 

đầu tại Việt Nam, có thế mạnh về chất lượng sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu”. § ể 

đạt được mục tiêu này, Công ty xác định phương hướng chiến lược thực hiện tập trung vào: 

a. Tuân thủ pháp luật. 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phải luôn thực hiện tuân thủ pháp luật Việt Nam 

và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Cam kết gắn bó lâu dài và xây dựng Taya 

Việt Nam thành cứ điểm mới vững mạnh của Tập toàn Taya. 

b. Phát triển thị trường. 

Với tốc độ ph ţ triển nhanh của nền kinh tế và sự gia tăng nhanh nhu cầu tiêu thụ thì việc mở 

rộng thị trường là bước đi cần thiết để củng cố vị trí của doanh nghiệp và đẩy nhanh tốc độ 

ph ţ triển trong những năm tới. 

Tận dụng lợi thế hiện có về kinh nghiệm sản xuất, công nghệ hiện đại, chất lượng sản phẩm 

cao, Công ty sẽ gia tăng thị phần tại Việt Nam thông qua đẩy mạnh ph ţ triển thị trường tại 

khu vực từ § µ Nẵng trở ra phía Bắc và tập trung vào khai thác chiều sâu thị trường tại khu vực 

phía nam, khu vực miền trung từ § µ Nẵng trở vào và khu vực Tây Nguyên.  

c. § ầu tư phù hợp. 

Tiến hành đầu tư mở rộng hoặc xây dựng thêm nhà máy để sản xuất ra các loại sản phẩm khác 

như: dây cáp thông tin, dây và cáp điện trung cao thế từ 15KV trở lên... ngay khi điều kiện thị 

trường thuận lợi. Ph ţ triển từng bước vững chắc, luôn bảo đảm cho Công ty hoạt động với tình 

hình tài chính lành mạnh. 

d. Phát triển nguồn nhân lực. 

Nhân tố con người chiếm phần quan trọng trong việc quyết định sự thành công và ph ţ triển 

của doanh nghiệp. Do đó kế hoạch chiến lược nguồn nhân lực của Công ty sẽ tập trung vào: 
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 Ph ţ triển nguồn nhân lực thông qua kế hoạch đào tạo và tuyển chọn để từng bước kế 

thừa và tiếp thu những kinh nghiệm từ đội ngũ chuyên gia nước ngoài.  

 Thường xuyên đào tạo nâng cao tay nghề, trình độ của đội ngũ công nhân, nhân viên.  

 Xây dựng sự phối hợp tốt trong tác nghiệp giữa các bộ phận, thúc đẩy sáng tạo, tăng 

năng suất lao động. 

 Tăng cường phúc lợi tinh thần và vật chất cho cán bộ công nhân viên. 

 Tạo điều kiện cho mọi người lao động trong Công ty đều có cơ hội sở hữu cổ phần của 

Công ty nhằm ph ţ huy tinh thần làm chủ và sự gắn bó.  

9. Chính sách đối với người lao động. 

9.1. Số lượng người lao động trong Công ty: 

Tổng số lao động của toàn Công ty (bao gồm Chi nhánh Hải Dương) tại thời điểm 31/12/2004 

là 515 lao động, trong đó nhân viên quản lý là 69 người. 

Cơ cấu lao động theo trình độ được thể hiện trong bảng sau: 

 

Tiêu chí Năm 2003 Tỷ lệ Năm 2004 Tỷ lệ 

I. Phâ n theo ® ố i tư ợ ng lao ® ộ ng 395 100,00% 515 100,00% 

1. Lao động trong nước. 385 97,47% 502 97,48% 

2. Lao động nước ngoài 10 2,53% 13 2,52% 

II. Phâ n theo trình ® ộ  395 100,00% 515 100,00% 

1. § ại học và trên đại học 37 9,37% 70 13,59% 

2. Trung cấp 53 13,42% 60 11,65% 

3. Phổ thông trung học trở xuống 305 77,22% 385 74,76% 

9.2. Chính sách đối với người lao động. 

a. Chế độ làm việc. 

Thời gian làm việc: Taya Việt Nam tổ chức làm việc 8h/ngày, 6 ngày/tuần, nghỉ trưa 1/2h. 

Thực hiện nghỉ vào ngày chủ nhật. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh thì nhân 

viên Công ty có trách nhiệm làm thêm giờ và Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi 

cho người lao động theo quy định của nhà nước và đãi ngộ thoả đáng cho người lao động.    
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Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết: Thực hiện theo Luật lao động, nhân viên Công ty làm việc với thời 

gian 12 tháng được nghỉ phép 12 ngày và thời gian không làm việc đủ 12 tháng được tính theo 

tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra cứ 05 năm làm việc tại Công ty nhân viên tiếp tục được công 

thêm 01 ngày phép trong năm. 

Nhân viên được nghỉ lễ, tết 08 ngày theo quy định của bộ Luật lao động. 

Nghỉ ốm, thai sản: Nhân viên Công ty được nghỉ ốm 03 ngày (không liên tục) trong  năm và 

được hưởng nguyên lương. Trong thời gian nghỉ thai sản, ngoài thời gian nghỉ 04 tháng với chế 

độ bảo hiểm theo đúng quy định, còn được hưởng thêm 04 tháng lương cơ bản do Bảo hiểm xã 

hội chi trả.  

b. Chính sách tuyển dụng, đào tạo. 

Tuyển dụng: mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có năng lực vào làm 

việc cho Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Tuỳ thuộc vào từng vị trí 

đảm nhận mà có những tiêu chuẩn quy định phù hợp. Những lao động đảm nhận vị trí cao 

được Công ty sử dụng người từ nước ngoài đưa sang và sẽ được thay thế dần bằng người Việt 

Nam khi có người đáp ứng được năng lực trình độ và kinh nghiệm theo yêu cầu công việc. 

§ ào tạo: Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ 

năng về ISO 9000, kỹ năng về nghiệp vụ chuyên môn. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện 

theo hướng sau: 

 § ào tạo nhân viên mới: sau khi được tuyển dụng, nhân viên mới sẽ được Công ty tổ chức 

đào tạo để nắm rõ về nội quy lao động, trách nhiệm quyền hạn được giao, phương pháp 

và kỹ năng thực hiện công việc, ISO 9000. 

 § ào tạo thường xuyên: Căn cứ vào nhu cầu ph ţ triển của Công ty, năng lực, trình độ cán 

bộ, mức độ gắn bó với Công ty, Công ty định ra kế hoạch đào tạo dưới nhiều hình thức: 

cử đi đào tạo, đào tạo tại chỗ bằng các kho  ̧huấn luyện.v.v... Kết quả sau mỗi kho  ̧học 

được báo cáo đầy đủ ngay để Công ty đánh gi  ̧hiệu quả của các phương pháp và hình 

thức đào tạo.   

c. Chính sách lương, thưởng, phúc lợi. 

Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc trưng ngành nghề 

hoạt động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của 

Nhà nước, phù hợp với trình độ, năng lực và công việc của từng người tạo được sự khuyến 

khích cán bộ công nhân viên của Công ty làm việc hăng say, góp phần thúc đẩy ph ţ triển sản 

xuất kinh doanh của Công ty. 
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Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia 

tăng hiệu quả đóng góp, Công ty có chính sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho c  ̧nhân 

và tập thể. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của c  ̧nhân hoặc tập thể trong thực hiện 

công việc đạt được hiệu quả cao, có sáng kiến trong cải tiến phương pháp làm việc, có thành 

tích chống tiêu cực, lãng phí. 

Cuối năm, toàn thể Cán bộ Công nhân viên của Công ty đều được hưởng lương tháng thứ 13. 

Tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty trong năm, cán bộ công nhân viên sẽ được trích 

thưởng thêm từ 2- 3 tháng lương.  

Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Công ty trích nộp 

đúng theo quy định của pháp luật.  

Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động. Hàng 

năm, Công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên, tạo điều kiện cho 

công nhân viên đi nghỉ m ţ, nâng cao tinh thần và rèn luyện sức khoẻ.   

Chính sách bán cổ phiếu cho cán bộ công nhận viên: Khi cổ phần ho  ̧Công ty có chính sách 

ưu đãi tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên được sở hữu cổ phần nhằm tạo sự gắn bó, tích 

cực cống hiến của nhân viên với Công ty. 

10.  Chính sách cổ tức. 

Công ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp 

thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; ngay khi trả hết số cổ tức đã 

định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn 

phải trả.  

§ ại hội cổ đông thường niên sẽ quyết định tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông dựa trên đề xuất của 

Hội đồng Quản trị, kết quả kinh doanh của năm hoạt động và phương hướng hoạt động kinh 

doanh của những năm tiếp theo. 

11.  Tình hình hoạt động tài chính. 

11.1.  Các chỉ tiêu cơ bản. 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng 

năm. Báo cáo tài chính của Công ty trình bày bằng đồng Việt Nam, được lập dựa trên Pháp 

lệnh Kế toán-Thống kê và các quy định hiện hành về kế toán Việt Nam. 

a. Trích khấu hao tài sản cố định. 
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Từ năm 2003 trở về trước, Công ty áp dụng trích khấu hao theo Quyết định số 166/1999/QĐ -

BTC ngày 30/12/1999 của Bộ tài chính. Kể từ năm 2004, tài sản cố định được khấu hao theo 

phương pháp khấu hao đường thẳng để trừ dần nguyên gi  ̧ tài sản cố định theo thời gian sử 

dụng ước tính, phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ /BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ . 

Thời gian khấu hao áp dụng tại Công ty: 

 Nhà xưởng, vật kiến trúc:  6 -25 năm 

 Máy móc, thiết bị:   3-7 năm 

 Phương tiện vận tải:   7 năm 

b. Mức thu nhập bình quân. 

Thu nhập của người lao động trong Công ty là lương và thưởng. Năm 2003, bình quân mức 

lương hàng tháng là 1.200.000 đồng/người và 3,5 tháng lương thưởng cuối năm.  Năm 2004, 

lương bình quân hàng tháng là 1.500.000 đồng/người và 04 tháng lương thưởng cuối năm. § ây 

là mức thu nhập trung bình kh  ̧so với các doanh nghiệp khác trong ngành trên địa bàn.  

c. Thanh toán các khoản nợ đến hạn.  

Công ty thực hiện tốt trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn. Căn cứ vào các báo cáo 

kiểm toán năm 2003-2004, Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ, không có 

nợ phải trả qu  ̧hạn. 

d. Các khoản phải nộp theo luật định.  

Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp theo 

quy định của Nhà nước.  

e. Trích lập các quỹ. 

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, việc trích lập và sử dụng các quỹ hàng năm sẽ do § ại 

hội đồng cổ đông quyết định. Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo § iều lệ tổ chức và 

hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Hiện tại, do vừa thực hiện chuyển 

chuyển đổi sang công ty cổ phần nên việc trích lập các quỹ sẽ được thực hiện kể từ năm 2005. 

f. Dư nợ vay ngân hàng. 

Tại thời điểm 30/09/2005, tình hình nợ vay của Công ty như sau: 

 Vay ngắn hạn: 253.801.412.883 đồng. 
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Bê n cho vay 
Hạ n mứ c 

(USD) 
Lã i suÊ t  

 Dư   nợ  gố c 

Dư nợ bằng USD 

(§ vt: USD) 

Quy đổi VND 

(§ vt: 1.000 đồng) 

Ngân hàng Thương mại Chinfon 

(CN TP.HCM) 
6.000.000 

Sibor 3 tháng 

+  1,15% 
4.937.216 78.467.731 

Ngân hàng Thương mại Chinfon 

(CN Hà Nội) 
2.000.000 

Sibor 3 tháng 

+  1,15% 
1.579.593 25.090.259 

Ngân hàng Thương mại Chinatrust 

(CN TP.HCM) 
4.000.000 

Sibor 1 tháng 

+  1,25% 
3.988.832 63.398.494  

Ngân hàng Thương mại Quốc tế 

Trung quốc (CNTP.HCM) 
2.000.000 

Sibor 6 tháng 

+  1% 
1.727.990 27.464.674  

Ngân hàng Far East Bank (Mỹ) 

(CNTP.HCM) 
5.000.000 

Sibor 6 tháng 

+  1% 
3.738.369 59.380.254  

Tổng cộng  19.000.000  15.972.000 253.801.413  

Nguồn: TAYA VN. 

 Vay dài hạn: 49.156.013.927 đồng. 

Bê n cho vay 
Hạ n mứ c 

(USD) 
Lã i suÊ t  

 Dư   nợ  gố c 

Dư nợ bằng USD 

(§ vt: USD) 

Quy đổi VND 

(§ vt: 1.000 đồng) 

Ngân hàng Indovina CN 

TP.HCM 1.500.000 

Sibor 6 tháng 

+  1,5% 179.190 2.848.046 

Ngân hàng Thương mại Quốc tế 

Trung quốc (CN TP.HCM) 500.000 

Sibor 6 tháng 

+  1% 158.307 2.516.131 

Ngân hàng Thương mại Chinfon 

(CN TP.HCM) 4.600.000 

Sibor 3 tháng 

+ 1,25% 3.570.614 56.715.640 

Cộng 5.500.000  3.619.445 62.079.817 

Trừ khoản vay dài hạn đến hạn trả (12.923.803) 

Tổng cộng    49.156.014 

Nguồn: TAYA VN. 

(1) Khoản vay từ Ngân hàng Indovina - CN TP. HCM được hoàn trả trong 49 tháng bắt đầu từ ngày 

17/12/2001. Khoản vay được bảo đảm bằng một phần nhà xưởng và máy móc thiết bị tại Trụ sở chính 

§ ồng Nai với gi  ̧trị còn lại khoảng 6,816 tỷ tại ngày 30/09/2005.  

(2) Khoản vay từ Ngân hàng Thương mại Quốc tế Trung Quốc - CN TP. HCM được ân hạn 01 năm 

kể từ ngày rút khoản vay đầu tiên và được hoàn trả bằng 09 lần với thời hạn 6 tháng/ lần. Khoản vay 

được thế chấp bằng một phần nhà xưởng và máy móc thiết bị tại Trụ sở chính § ồng Nai với gi  ̧trị còn 

lại khoảng 3,323 tỷ tại ngày 30/09/2005. 
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(3) Khoản vay từ Ngân hàng Chinfon - CN TP. HCM được hoàn trả trong 09 lần với thời hạn 06 

tháng/lần bắt đầu từ tháng 12/2004. Khoản vay được bảo đảm bằng nhà xưởng tại Chi nhánh Hải 

Dương. 

g. Tình hình công nợ hiện nay. 

 Các khoản phải thu: 

§ ơn vị tính: 1.000 đồng   

Chỉ tiê u 

31/12/2003 31/12/2004 30/09/2005 

Tổng số Nợ quá 

hạn 
Tổng số 

Nợ quá 

hạn 
Tổng số 

Nợ quá 

hạn 

Phải thu từ thương mại 61.606.109  104.470.743 - 169.181.954 - 

Trả trước cho người bán   546.607 - 7.886.275 - 

Thuế GTGT được khấu trừ     - - - 

Phải thu bên liên quan 2.332.608    -  - - 

Phải thu khác 916.917    -  488.088 - 

Dự phòng phải thu khó đòi (766.368)  (766.368) - (766.368) - 

Tổng cộng 64.089.226  104.250.982   176.789.949  

Nguồn: trích Báo cáo kiểm toán năm 2003, 2004. Báo cáo 9 tháng đầu năm 2005. 

 Các khoản phải trả: 

§ ơn vị tính: 1.000 đồng  

Chỉ tiê u 

31/12/2003 31/12/2004 30/09/2005 

Tổng số Nợ quá 

hạn 

Tổng số Nợ quá 

hạn 

Tổng số Nợ quá 

hạn 

   Phải trả cho người bán 3.936.054 - 12.818.268  - 7.359.477  - 

   Người mua trả tiền trước 806.244 - 3.113.041  - 2.106.928  - 

   Các khoản thuế phải nộp 4.714145 - 11.581.178  - (4.446.818)  - 

   Phải trả công nhân viên 2.480.582 - 3.208.535  - 2.190.221  - 

   Phải trả bên liên quan 20.482.561 - 45.899.301  - 13.438.081  - 

   Phải trả khác 1.717.173 - 1.721.373  - 66.035.253  - 

Tổng 34.136.759  78.341.696  86.683.142  

Nguồn: trích Báo cáo kiểm toán năm  2003, 2004 và  Báo cáo 9 tháng đầu năm 2005. 

11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
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Chỉ số   Năm 2003 Năm 2004 
9 tháng đầu 

năm 2005 

1. Chỉ số về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn  1,41 1,30 1,28 

Hệ số thanh toán nhanh  0,97 0,61 0,76 

2. Chỉ số về cơ cấu vốn    

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,51 0,53 0,60 

 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 1,03 1,12 1,52 

 

3. Chỉ số về năng lực hoạt động 

   

Vòng quay tổng tài sản  1,21 0,92 0,812 

 Vòng quay Tài sản cố định 3,51 2,16 2,48 

 Vòng quay Tài sản lưu động 1,84 1,59 1,21 

 Vòng quay các khoản phải thu 5,25 4,45 3,07 

 Vòng quay hàng tồn kho   5,04 2,43 2,71 

4. Chỉ số về khả năng sinh lời    

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần  7.80% 12.07% 4,46% 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  19.15% 23.45% 9,11% 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  9.43% 11.04% 3,62% 

 Hệ số Lợi nhuận từ HĐ KD/Doanh thu thuần 8.35% 13.92% 3,93% 

12. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát. 

12.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị: 

a. ¤ ng  SHEN SHANG PANG. 

 Chức vụ hiện tại:  Chủ tịch HĐ QT Công ty Coồ Phaàn Dây và Cáp điện 

TAYA Việt Nam. Phó Chủ tịch HĐ QT Công ty CPHH 

Dây và Cáp § iện TAYA (§ ài Loan). 

 Giới tính: Nam 

 Ngày tháng năm sinh: 01/10/1953 

 Nơi sinh: § ài Nam, § ài Loan  

 Quốc tịch: § ài Loan (R.O.C) 

 Dân tộc: Trung Hoa 

 Quê quán: § ài Nam   
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 § ịa chỉ thường:                 Số 11, hẻm 133, đường Kiện Khang § oạn I, thành phố § ài 

Nam, § ài Loan  

 § T liên lạc ở cơ quan: 008866 - 5953131 

 Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Hoùc vieọn Coõng Thửụng Kieỏn Quoỏc khoa 

ẹ ieọn Cụ 

 Trình độ chuyên môn: ẹ ieọn Cụ. 

 Qu  ̧trình công tác:       

 1986 - 1988 :  Chuyên viên Công ty CPHH Dây và Cáp § iện TAYA (§ ài 

Loan). 

 1988 - 1992 : Chủ nhiệm Phoøng Chöùng Khoaùn.  

 1992 - 2003 :  Phó Tổng Giám đốc Công ty CPHH Dây và Cáp § iện 

TAYA (§ ài Loan). 

 2003 -   nay : Chủ tịch HĐ QT Công ty cổ phần Dây và Cáp điện TAYA 

Việt Nam, Phó Chủ tịch HĐ QT Công ty CPHH Dây và 

Cáp § iện TAYA (§ ài Loan). 

 Số cổ phần nắm giữ: 109.990 cổ phần 

 Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: không có. 

 Hành vi vi phạm pháp luật: không có. 

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có.  

Cam kết nắm giữ ít nhất 50% trong số 109.990 cổ phần đang nắm giữ trong vòng 03 năm 

kể từ ngày niêm yết. 

b. ¤ ng SHEN SHANG TAO. 

 Chức vụ hiện tại: Phó chủ tịch HĐ QT Công ty Coồ phaàn Dây và Cáp điện 

TAYA (Việt Nam). Phó Tổng Giám đốc Công ty CPHH 

Dây và Cáp điện Taya (§ ài Loan). 

 Giới tính:  Nam 

 Ngày tháng năm sinh: 16/12/1960 

 Nơi sinh:  § ài Nam, § ài Loan  

 Quốc tịch:  § ài Loan (R.O.C) 

 Dân tộc:  Trung Hoa 

 Quê quán:  § ài Loan 
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 § ịa chỉ thường trú:  Số 9, hẻm 158, đường § ông Môn § oạn II, Thành phố § ài 

Nam, § ài Loan 

 § T liên lạc ở cơ quan: 008866 - 5953131 

 Trình độ văn hóa:  Tốt nghiệp Trường § ại Học Nam California, Hoa Kỳ 

 Trình độ chuyên môn: Coõng Trình ẹ ieọn Cụ 

 Qu  ̧trình công tác:            

 1986 - 1987 : Trợ lý công trình sư Công ty CPHH Dây và Cáp § iện 

TAYA (§ ài Loan). 

 1987 - 1989 : Phó Giám § ốc Công ty CPHH Dây và Cáp § iện TAYA 

(§ ài Loan). 

 1989 - 1993 :  Giám đốc Công ty CPHH Dây và Cáp § iện TAYA (§ ài 

Loan). 

 1993 - 1995 :  Chuyên viên cao cấp Công ty CPHH Dây và Cáp § iện 

TAYA (§ ài Loan). 

 1995 - 1997 :  Trợ lý đặc biệt Tổng Giám đốc Công ty CPHH Dây và Cáp 

§ iện TAYA (§ ài Loan). 

 1997 -  nay  : Phó Tổng Giám đốc Công ty CPHH Dây và Cáp § iện 

TAYA (§ ài Loan). 

 Số cổ phần nắm giữ:  66.710 cổ  phần 

 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không có. 

 Hành vi vi phạm pháp luật: không có.  

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có.  

Cam kết nắm giữ ít nhất 50% trong số 66.710 cổ phần đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể 

từ ngày niêm yết. 

c. ¤ ng shen san yi. 

 Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Coồ phaàn Dây Cáp 

§ iện TAYA Việt Nam, Tổng giám đốc Công Ty CPHH 

Dây và Cáp § iện TAYA (§ ài Loan). 

 Giới tính: Nam 

 Ngày tháng năm sinh: 09/03/1961 

 Nơi sinh: § ài Nam, § ài Loan 

 Quốc tịch: § ài Loan (R.O.C) 
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 Dân tộc: Trung Hoa 

 Quê quán: § ài Loan   

 § ịa chỉ thường trú: Số 11. hẻm 133, đường Kiện Khang § oạn I, Thành phố 

§ ài Nam, § ài Loan 

 § T liên lạc ở cơ quan: 008866 - 5953131 

 Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trường § ại Học Côn Sơn § ài Loan 

 Trình độ chuyên môn: Coõng Trình ẹ ieọn Cụ 

 Qu  ̧trình công tác:              

 1987 - 1991 : Phó Giám đốc kinh doanh Công ty CPHH Dây và Cáp 

§ iện TAYA (§ ài Loan). 

 1991 - 1993 : Giám đốc kinh doanh Công ty CPHH Dây và Cáp § iện 

TAYA (§ ài Loan). 

 1993 - 1995 : Chuyên viên cao cấp Công ty Dây và Cáp § iện TAYA 

(§ ài Loan). 

 1995 - 1997 : Trợ lý đặc biệt Chủ tịch HĐ QT Công ty Dây và Cáp § iện 

TAYA (§ ài Loan). 

 1997 - 2003 :  Phó Tổng Giám đốc Công ty CPHH Dây và Cáp § iện 

TAYA (§ ài Loan). 

 2003 - nay   :  Tổng Giám đốc Công ty CPHH Dây và Cáp § iện TAYA 

(§ ài Loan).  

 Số cổ phần nắm giữ: 36.500 cổ  phần 

 Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: không có. 

 Hành vi vi phạm pháp luật :  không có  

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  không có.  

Cam kết nắm giữ ít nhất 50% trong số 36.500 cổ phần đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể 

từ ngày niêm yết. 

d. ¤ ng Shen shang hung. 

 Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây và Cáp 

điện Taya Việt Nam, Chủ tịch HĐ QT Công ty CPHH Dây 

và Cáp § iện TAYA (§ ài Loan). 

 Giới tính:  Nam  

 Ngày tháng năm sinh: 16/11/1958 
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 Nơi sinh: § ài Nam, § ài Loan 

 Quốc tịch:  § ài Loan (R.O.C) 

 Dân tộc:  Trung Hoa 

 Quê quán:  § ài Nam  

 § ịa chỉ thường trú: Số 75, lầu 9, đường Khánh thành, thành phố § ài Bắc, § ài 

Loan  

 § T liên lạc ở cơ quan: 008862 - 22997070 

 Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trường đại học § ài Loan, MBA Trường § ại 

Học Emory Hoa Kỳ 

 Trình độ chuyên môn:        Coõng Trình ẹ ieọn Cụ, Quaỷn Trò Doanh Nghieọp 

 Qu  ̧trình công tác:  

 1991 - 1997 : Phó Giám § ốc Công ty CPHH Dây và Cáp § iện TAYA 

(§ ài Loan). 

 1997 - 2003 : Tổng Giám § ốc Công ty CPHH Dây và Cáp § iện TAYA 

(§ ài Loan). 

 2003 - nay :  Chủ tịch HĐ QT Công ty CPHH Dây và Cáp § iện TAYA 

(§ ài Loan). 

 Số cổ phần nắm giữ: 52.040 cổ  phần 

 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không có. 

 Hành vi vi phạm pháp luật: không có. 

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có. 

Cam kết nắm giữ ít nhất 50% trong số 52.040 cổ phần đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể 

từ ngày niêm yết. 

e. ¤ ng CHEN PING SEN. 

 Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công 

ty Cổ phần Dây Cáp điện TAYA (Việt Nam) 

 Giới tính: Nam 

 Ngày tháng năm sinh: 13/08/1948 

 Nơi sinh: § ài Nam, § ài Loan 

 Quốc tịch :                           § ài Loan (R.O.C) 

 Dân tộc: Trung Hoa 
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 Quê quán:  § ài Nam, § ài Loan 

 § ịa chỉ thường trú:  Số 35, đường Kiện Bình 13, thành phố § ài Nam  

 § T liên lạc ở cơ quan: (84 - 61) 836361 ~ 4 

 Trình độ văn hóa:  Tốt nghiệp Trường § ại  Hoùc Bình § ông 

 Trình độ chuyên môn: Coõng Trình Cụ Giụựi 

 Qu  ̧trình công tác:               

 1985 - 1986 : Công trình sư Công ty CPHH Dây và Cáp § iện TAYA 

(§ ài Loan). 

 1986 - 1989 : Giám § ốc Công ty CPHH Dây và Cáp § iện TAYA (§ ài 

Loan). 

 1989 - 1998 : Xưởng trưởng Công ty CPHH Dây và Cáp § iện TAYA 

(§ ài Loan). 

 1998 - nay   : Tổng giám đốc Công ty CPHH Dây Cáp điện TAYA (Việt 

Nam) và nay là Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện TAYA 

(Việt Nam). 

 Số cổ phần nắm giữ: 19.313 cổ  phần 

 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không có. 

 Hành vi vi phạm pháp luật: không có. 

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có. 

Cam kết nắm giữ ít nhất 50% trong số 19.313 cổ phần đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể 

từ ngày niêm yết. 

12.2. Thành viên Ban kiểm soát 

a. ¤ ng kuo lao fu. 

 Chức vụ hiện tại: Trửụỷng BKS Công ty Cổ phần Dây Cáp § iện TAYA Việt 

Nam. Chuỷ Nhieọm Phoứng TGẸ  Công ty CPHH Dây Cáp 

§ iện TAYA (§ ài Loan). 

 Giới tính:  Nam 

 Ngày tháng năm sinh: 31/01/1945 

 Nơi sinh:  § ài Nam, § ài Loan 

 Quốc tịch:  § ài Loan (R.O.C) 

 Dân tộc:  Trung Hoa 
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 Quê quán:  § ài Nam, § ài Loan   

 § ịa chỉ thường trú: Số 17, hẻm 571, đường Nam ẹ inh, thoõn Thaỏt Giaựp, xaừ 

Quy Nhụn, huyeọn § ài Nam , § ài Loan 

 § T liên lạc ở cơ quan: 008866 - 5953131 

 Trình độ văn hóa:  Tốt nghiệp Trường Trung Hoùc Taõn Phong, § ài Loan  

 Trình độ chuyên môn: Quaỷn trò doanh nghieọp 

 Qu  ̧trình công tác:               

 1994 - 2005: Giaùm Ñ oác Nhaân Söï, Haønh Chính, Kinh Doanh Công 

ty CPHH Dây và Cáp § iện TAYA (§ ài Loan). 

 2005 - nay: Trưởng Ban kiểm so ţ Công ty cổ phần Dây và Cáp điện 

TAYA Việt Nam, Chuỷ Nhieọm Phoứng Tổng Giám § ốc 

Công ty CPHH Dây và Cáp § iện TAYA (§ ài Loan). 

 Số cổ phần nắm giữ: 1.500 cổ phần. 

 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không có.  

 Hành vi vi phạm pháp luật: không có.  

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có. 

Cam kết nắm giữ ít nhất 50% trong số 1.500 cổ phần đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể 

từ ngày niêm yết. 

b. ¤ ng WANG WEN RUEY. 

 Chức vụ hiện tại: Thành viên BKS Công ty Coồ phaàn Dây và Cáp điện 

TAYA Việt Nam. Tổng Giám § ốc Công ty CPHH Dây và 

Cáp § iện § ại Triển. 

 Giới tính: Nam 

 Ngày tháng năm sinh: 31/08/1951 

 Nơi sinh: § ài Nam, § ài Loan 

 Quốc tịch :                           § ài Loan (R.O.C) 

 Dân tộc: Trung Hoa 

 Quê quán: § ài Nam   

 § ịa chỉ thường trú: Số 68, lầu 5, hẻm 405, đường Trung Sơn Bắc Lộ § oạn I, 

thành phố § ài Bắc 

 § T liên lạc ở cơ quan: 008862 - 2997080 
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 Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trường § ại Học § ông Ngô, § ài Loan 

 Trình độ chuyên môn: Quaỷn Trò Doanh Nghieọp 

 Qu  ̧trình công tác:              

 1985 - 1990 : Phó Tổng Giám § ốc Công ty CPHH Dây và Cáp § iện § ại 

Triển 

 1990 - nay : Tổng Giám § ốc  Công ty CPHH Dây và Cáp § iện § ại 

Triển. 

 Số cổ phần nắm giữ: không có 

 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không có. 

 Hành vi vi phạm pháp luật: không có. 

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có. 

Cam kết nắm giữ ít nhất 50% trong số 0 cổ phần đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể từ 

ngày niêm yết. 

c. ¤ ng Tu ting jui.  

 Chức vụ hiện tại: Thành viên BKS Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện TAYA 

Vieọt Nam, Chuyên viên Công ty CPHH Dây và Cáp § iện 

TAYA Việt Nam. 

 Giới tính:  Nam  

 Ngày tháng năm sinh: 19/08/1948 

 Nơi sinh: § ài Nam, § ài Loan 

 Quốc tịch :                          § ài Loan (R.O.C) 

 Dân tộc: Trung Hoa 

 Quê quán: § ài Nam   

 § ịa chỉ thường trú: Số 36, ngõ 70, hẻm 189, đường An Trung § oạn I, thành 

phố § ài Nam  

 § T liên lạc ở cơ quan: 008866 - 5953131 

 Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trường Cao § ẳng Thương Nghiệp § ài Nam   

 Trình độ chuyên môn: Keỏ Toaựn 

 Qu  ̧trình công tác:           
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 1994 - nay   :  Thành viên Ban Kiểm so ţ Công ty cổ phần Dây và Cáp 

điện TAYA Việt Nam, Chuyên viên Công ty Coồ Phaàn 

Dây và Cáp § iện TAYA Việt Nam. 

 Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần. 

 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không có.  

 Hành vi vi phạm pháp luật: không có.  

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có. 

Cam kết nắm giữ ít nhất 50% trong số 0 cổ phần đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể từ 

ngày niêm yết. 

12.3.  Ban giám đốc 

a. ¤ ng chen ping sen: 

 Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty Coồ Phaàn Dây và Cáp điện TAYA 

Việt Nam. 

 Lý lịch chi tiết được nêu ở mục Sơ yếu lý lịch của thành viên HĐ QT. 

b. ¤ ng CHIU CHIN TENG: 

 Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty coồ phaàn Dây và Cáp điện 

TAYA Việt Nam. 

 Giới tính: Nam 

 Ngày tháng năm sinh: 01/11/1950 

 Nơi sinh: § ài Nam, § ài Loan 

 Quốc tịch :                           § ài Loan (R.O.C) 

 Dân tộc: Trung Hoa 

 Quê quán: § ài Nam   

 § ịa chỉ thường trú: Số 672, lầu 7/4, đường Sùng § ức, thánh phố § ài Nam  

 § T liên lạc ở cơ quan: (84-320) 775.888,  775.890〜775.892 

 Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trường Cao § ẳng Thương Nghiệp § ài Nam  

 Trình độ chuyên môn: Keỏ Toaựn 

 Qu  ̧trình công tác:              

 1996 - 2003 : Chuyên viên Công ty CPHH Dây và Cáp § iện TAYA (§ ài 

Loan). 
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 2003 - nay   : Phó Tổng Giám § ốc Công ty Coồ Phaàn TAYA Việt Nam. 

 Số cổ phần nắm giữ: 30.000 cổ  phần 

 Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: không có. 

 Hành vi vi phạm pháp luật: không có.  

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có. 

Cam kết nắm giữ ít nhất 50% trong số 30.000 cổ phần đang nắm giữ trong vòng 03 năm kể 

từ ngày niêm yết. 

13. Tài sản. 

Gi  ̧trị tài sản cố định tại thời điểm 30/09/2005: 

§ ơn vị tính: 1.000 đồng 

STT Khoản mục 
Nguyên giá  

(NG) 

Giá trị còn lại 

(GTCL) 
GTCL/NG  

1 Nhà xưởng, vật kiến trúc 103.803.831 83.296.719 80,24% 

2 Máy móc thiết bị 173.943.542 103.440.036 59,47% 

3 Phương tiện vận tải 8.153.750 5.163.218 63,32% 

4 Dụng cụ quản lý 1.690.280 435.237 25,75% 

5 Tài sản khác 3.958.517 2.714.846 68,58% 

 Cộng 291.549.920 195.050.056 66,90% 

Nguồn: Taya Việt Nam  

14.  Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong 03 năm tới. 

14.1. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ.  

a. § iểm mạnh: 

 Thừa hưởng trình độ kỹ thuật, quản lý và kinh nghiệm sản xuất của Tập đoàn lớn. 

 Có hệ thống máy móc thiết bị đồng bộ, quy trình sản xuất khép kín từ đầu vào đến 

đầu ra.   

 Sản phẩm có chất lượng, được sử dụng thương hiệu TAYA nổi tiếng. 

 Có sự hỗ trợ của Taya § ài Loan về công nghệ, quản lý và mua dự trữ nguyên liệu. 

 Có mặt bằng dự trữ để mở rộng sản xuất. 

b. § iểm yếu: 
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 Nhà máy tại Hải Dương mới thành lập, cần nhiều hỗ trợ về ph ţ triển thị trường. 

Sản  lượng tiêu thụ nhà máy tại Hải Dương trước mắt còn hạn chế nên gi  ̧thành sản 

xuất tính trên đơn vị sản phẩm còn cao.  

 Các cán bộ quản lý trong nước chưa nắm bắt đầy đủ kinh nghiệm và kỹ năng.  

 Chưa khai thác hết tiềm năng thị trường. 

c. Cơ hội: 

 Nền kinh tế Việt Nam đang ph ţ triển, nhu cầu tiêu thụ dây và cáp điện trong nước 

và xuất khẩu đang gia tăng nhanh. 

 Lao động tại Việt Nam siêng năng, cần cù, thông minh, có trình độ.  

 Chính phủ Việt Nam tạo cơ chế thông thoáng cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài cổ phần ho  ̧và gia nhập thị trường chứng khoán. 

d. Nguy cơ: 

 Gi  ̧nguyên liệu còn biến động tăng. 

 Gi  ̧bán sản phẩm khó tăng kịp với tốc độ tăng gi  ̧ của nguyên liệu trong những 

năm tới. 

 Thuế gi  ̧trị gia tăng còn cao. 

 Chưa chấm dứt tình trạng nhập lậu dây và cáp điện trốn lậu thuế. 

14.2. Kế hoạch chiến lược thực hiện trong 03 năm. 

a. Sản xuất. 

 § ảm bảo nghiêm ngặt chất lượng sản phẩm đúng theo những tiêu chuẩn quy định 

và cam kết của Công ty với khách hàng, luôn giao hàng đúng thời gian và số lượng. 

 Thực hiện dự trữ nguyên liệu tồn kho hợp lý nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của sự 

tăng gi  ̧nguyên liệu đến hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 ứng dụng những công nghệ sản xuất hiện đại của Tập đoàn Taya để sản xuất các 

sản phẩm mới phù hợp với thị trường. 

b. Tiếp thị. 

 § ẩy mạnh các hình thức ph ţ triển thương hiệu TAYA tại Việt Nam. 
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 § ẩy mạnh ph ţ triển § ại lý, nhanh chóng mở rộng mạng lưới tiêu thụ tại thị trường  

khu vực phía Bắc. 

 Mở rộng thị phần và khai thác có chiều sâu nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường ở các 

khu vực miền Trung từ § µ Nẵng trở vào, Tây Nguyên và § ồng bằng sông Cửu 

Long. § ưa ra những chiến lược tiếp thị và bán hàng cụ thể phù hợp với mỗi vùng.  

 § ẩy mạnh tham gia đấu thầu các công trình tại các địa phương.  

 Phân loại khách hàng trực tiếp, thực hiện hỗ trợ có hiệu quả.  

 Tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán để nâng cao vị thế tài chính, hình 

ảnh, tăng cường sự hiểu biết và quan tâm của nhà đầu tư và khách hàng đối với 

Công ty và sản phẩm của Công ty. Tạo dựng hình ảnh tích cực của Công ty đối với 

xã hội và nhà đầu tư.  

c. § ầu tư. 

 Chuẩn bị phương án xây dựng thêm nhà xưởng sản xuất cáp thông tin, cáp quang, 

dây cáp điện trung và cao thế từ 15 KV trở lên tại nhà máy § ồng Nai và Hải Dương. 

 Mở văn phòng đại diện và lập các tổng kho tại Cần thơ, Nha trang.  

d. Tài chính. 

Vốn là yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn đầu tư ph ţ 

triển chiếm lĩnh thị phần. Công ty tập trung vào: 

 Quản lý tài chính minh bạch, công khai. 

 Thanh toán đầy đủ đúng hạn các khoản nợ vay, bảo đảm uy tín với các tổ chức tín 

dụng. 

 Quản lý chặt chẽ công nợ của từng § ại lý, khách hàng cụ thể. 

 Giảm số ngày quay vòng vốn.  

 Huy động thêm vốn từ cổ đông khi cần thiết. 

e. Nhân lực. 

 § ào tạo nâng cao tay nghề công nhân.  

 Thu hút thêm nhân sự có năng lực. 

 § ào tạo các chuyên gia trong nước và hướng tới thay thế dần những chuyên gia 

nước ngoài bằng các cán bộ có năng lực trong nước. 
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14.3. Các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện. 

Chỉ tiê u 

Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 

Giá trị  
 tăng  giảm  so 

với 2004 (%) 
Giá trị  

tăng  giảm  so 

với 2005 (%) 
Giá trị  

 tăng  giảm  so 

với 2006 (%) 

Vốn điều lệ (triệu đồng) 182.676 0,00% 182.676 0,00% 182.676 0,00% 

Doanh thu (triệu đồng) 757.373 63,39% 848.039 11,97% 829.829 11,39% 

Nhà máy § ồng nai 608.087 31,18% 668.896 10,00% 729.698 9,09% 

Chi nhánh Hải dương (*) 149.286 - 179.143 20,00% 214.972 20,00% 

Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng) 39.739 -40,00% 67.950 70,99% 85.113 125,26% 

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) (**) 35.990 -35,65% 63.776 77,20% 75..257 18,00% 

Nhà máy § ồng nai 43.110 -22,92% 51.468 19,39% 55.849 8,51% 

Chi nhánh Hải dương -7.120 - 12.308 -% 19.408 57,68% 

LN sau thuế / doanh thu (%) 4,75% -60,62% 8,01% -% 9,07% 4,48% 

LN sau thuế / Vốn chủ sở hữu (%) 19,70% -35,65% 34,91% -% 41,20% 18.00% 

Cổ tức (đồng/cổ phần) 1.500 0,00% 1.500 0,00% 1.500 0,00% 

(*) Chi nhánh Hải Dương năm 2005 bắt đầu chính thức đi vào hoạt động. 

(**) Theo Giấy phép đầu tư đã được cấp, Nhà máy § ồng Nai đã hết thời gian ưu đãi miễn giảm thuế TNDN và thực hiện 

nghĩa vụ nộp thuế TNDN hằng năm bằng 15% Lợi nhuận thu được. Nhà máy Hải Dương được miễn thuế TNDN bốn (04) 

năm tính từ năm đầu tiên kinh doanh có lãi và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong bốn (04) năm tiếp theo. Thuế suất 

thuế TNDN bằng 15% lợi nhuận thu được trong 12 năm đầu và 25% cho các năm tiếp theo.  

Theo kế hoạch Công ty đưa ra, trong năm 2005 lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm so với 

năm 2004 mặc dù doanh thu tăng hơn 30%,  lý giải cho nguyên do trên như sau: 

 Gi  ̧nguyên liệu vẫn còn duy trì ở mức cao, trong khi đó lượng dự trữ chiến lược của 

Công ty không còn nhiều, Công ty phải mua thêm nguyên vật liệu mới với gi  ̧cao hơn. 

 Sản lượng tiêu thụ của nhà máy tại § ồng Nai giảm do sản lượng tiêu thụ tại thị trường 

phía Bắc được chuyển giao cho nhà máy Hải Dương đảm nhận. 

 Nhà máy tại Hải Dương mới đi vào sản xuất trong năm 2005, các máy móc thiết bị mới 

đưa vào sử dụng tất cả còn trong giai đoạn phải khấu hao, sản lượng tiêu thụ còn thấp 

so với năng lực thiết kế nên gi  ̧thành sản xuất trên một đơn vị sản phẩm còn cao đưa 

đến lợi nhuận trên đơn vị sản phẩm thấp.   

Sang các năm sau, tình hình hoạt động kinh doanh sẽ dần đi vào ổn định, cùng với sự ph ţ 

triển của thị trường và sự năng động trong kinh doanh của Công ty, sản lượng tiêu thụ sẽ tăng 

dần và kết quả hoạt động kinh doanh sẽ tốt lên. Công ty dự tính đến năm 2007 sản lượng sẽ 

tăng hơn 70% và lợi nhuận sẽ tăng hơn 25% so với năm 2004.  
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15. § ánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức. 

Dưới góc độ của tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo việt đã thu thập các 

thông tin, tiến hành các nghiên cứu phân tích và đánh gi  ̧cần thiết về hoạt động kinh doanh 

của Công ty Cổ phần Dây và cáp điện Taya Việt Nam cũng như lĩnh vực kinh doanh mà Công 

ty đang hoạt động. Chúng tôi nhận thấy rằng sự ph ţ triển nhu cầu tiêu dùng dây và cáp điện  

trong các năm tới gia tăng ở mức 10-15% là hoàn toàn có thể. Taya Việt Nam là doanh nghiệp 

được thừa hưởng công nghệ và kinh nghiệm tích luỹ hơn 50 năm trong ngành sản xuất dây và 

cáp điện của Tập đoàn Taya, cùng với đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề và năng lực 

cao của bộ máy lãnh đạo, đã tạo cho Công ty có vị trí ổn định trên thị trường. Chính vì vậy, 

hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn có thể duy trì sự tăng trưởng trong những năm tới. Nếu 

không có những diễn biến bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, thì kế 

hoạch lợi nhuận mà Công ty đã đề ra trong 3 năm 2005-2007 là có tính khả thi và Công ty 

cũng đảm bảo được tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông như kế hoạch hàng năm. 

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh 

gi  ̧của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa 

trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm gi  ̧ trị của chứng khoán 

cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham 

khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.    

16.  Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty. 

Căn cứ theo Nghị quyết của § ại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Dây và Cáp 

điện Taya Việt Nam đã được thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2005, Công ty sẽ thực hiện chi 

trả cổ tức bằng cổ phiếu là 15%. Thời điểm thực hiện chi trả sẽ do Hội đồng Quản trị quyết 

định.  

Do vậy, Công ty dự kiến sẽ thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sau khi cổ phiếu 

của Công ty đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán và được sự chấp thuận của Bộ Kế 

hoạch và § ầu tư. 

17.  Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến 

giá cổ phiếu: 

Công ty không có tranh chấp kiện tụng. 
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V. Chứ ng khoá n niª m yÕ t. 

1.  Loại chứng khoán:   Cổ phần phổ thông 

2.  Mệnh giá:    10.000 đồng 

3.  Tổng số cổ phần đăng ký lại: 3.653.480 cổ phần, trong đó số lượng cổ phần bị hạn chế 

chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và theo § iều lệ Công ty là: 434.592 cổ phần. 

4. Giá niêm yết dự kiến:   19.000 đồng/cổ phần 

5.  Phương pháp tính giá:   Gi  ̧đấu gi  ̧bình quân. 

Sử dụng gi  ̧đấu gi  ̧bình quân theo kết quả đấu gi  ̧của Công ty thông qua Trung tâm Giao 

dịch chứng khoán TP. HCM và Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 

27/05/2005 làm cơ sở dự kiến gi  ̧niêm yết. 

6.  Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài. 

§ iều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty 

đối với người nước ngoài.  

Sau khi được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, tỷ lệ nắm giữ của người nước 

ngoài tuân theo các quy định hiện hành của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng 

khoán. 

7.  Các loại thuế có liên quan: 

Theo khoản 5 điều 13, Nghị định 38/2003/NĐ -CP về việc chuyển một số doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngo¯i sang ho³t động theo hình thức Công ty cổ phần: “Công ty cổ phần được 

hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, giải quyết các tranh chấp phát sinh và các 

quyền, các nghĩa vụ khác theo quy định tại Luật đầu tư nước ngoài và giấy phép đầu tư đã 

được cấp trước khi chuyển đổi”. Do vậy, căn cứ theo Giấy phép đầu tư số 414/GP ng¯y 

07/09/1992 và các Giấy phép đầu tư điều chỉnh số 414/GPĐ C ngày 12/01/1998, 414/GPĐ C2-

BKH-KCN-Đ N ngày 23/06/2003 và 414/GPĐ C3-BKH-KCN-Đ N ngày 07/05/2004:  

 § ối với nhà máy tại Khu Công nghiệp Biên hoà II: thuế thu nhập doanh nghiệp hàng 

năm bằng 15% lợi nhuận thu được. Các loại thuế khác theo quy định hiện hành tại thời 

điểm nộp thuế hàng năm. Tiền thuê mặt bằng và phí sử dụng các công trình tiện ích công 

cộng trong Khu công nghiệp Biên Hoà II cho Công ty ph ţ triển khu công nghiệp Biên 

Hoà (Sonadezi Biên Hoà) theo hợp đồng ký kết giữa hai bên. 
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 § ối với Chi nhánh sản xuất tại xã Cẩm điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương: 

thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm bằng 15% lợi nhuận thu được trong 12 năm và 

bằng 25% trong các năm tiếp theo. Doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 

trong 04 năm kể từ khi kinh doanh có lợi nhuận và giảm 50% trong 04 năm kế tiếp. Các 

loại thuế khác theo quy định hiện hành tại thời điểm nộp thuế hàng năm. Doanh nghiệp 

có nghĩa vụ nộp cho Nhà nước Việt Nam tiền thuê đất hàng năm tại xã Cẩm § iền, huyện 

Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương với mức 0,1 USD (không phẩy một đô la Mỹ)/m2/năm. Mức 

tiền thuê đất này được điều chỉnh lại sau mỗi chu kỳ 05 năm và có tỷ lệ gia tăng không 

vượt qu  ̧15% so với lần công bố trước đó. Doanh nghiệp được miễn tiền thuê đất 07 năm, 

kể từ ngày hoàn thành xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động. 

Ngoài ra, theo quy định hiện hành, các tổ chức có chứng khoán được niêm yết lần đầu sẽ được 

giảm 50% thuế TNDN phải nộp trong 02 năm kể từ khi thực hiện việc niêm yết. 

Mức thuế suất thuế gi  ̧trị gia tăng áp dụng đối với mặt hàng dây cáp điện và dây điện từ áp 

dụng là 10%. 

VI. Cá c ® è i tá c liª n quan ® ế n viÖ c niª m yÕ t. 

1. Tổ chức phát hành.  

Cô ng ty Cổ  PhÇ n D© y và  cá p ® iÖ n Taya ViÖ t Nam (TAYA ViÖ t Nam) 

§ ịa chỉ:  Khu công nghiệp II, Long bình, Biên hoà, § ồng Nai, Việt Nam. 

§ iện thoại: (84-61) 836361-836364  Fax: (84-61) 836388 

2. Tổ chức kiểm toán. 

Cô ng ty Kế  to¸ n KiÓ m to¸ n Tư  vÊ n ViÖ t nam (AACC).  

Văn phòng Hà nội:  G02-Toà nhà Maison de Th i̧ thịnh 104 Th i̧ thịnh, Q § ống § a, 

HN. 

§ iện thoại:  (84-4) 537 1913  Fax:   (84-4) 537 1912 

Cô ng ty KiÓ m to¸ n viÖ t nam (vaco).  

§ ịa chỉ:    Số 08, Phạm Ngọc Thạch, Quận § ống § a, Hà Nội. 

§ iện thoại:   (84-4) 8524123  Fax: (84-4) 8524143 



     BB¶¶ nn  cc¸̧ oo  bb¹¹ cchh 

 

 

54 

3. Tổ chức tư vấn. 

Cô ng ty Cổ  Phầ n Chứ ng Khoá n Bả o Việ t 

§ ịa chỉ:  94 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

§ iện thoại: (84-04) 943 3016 Fax:  (84-04) 943 3012 

Chi nhánh: Số 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. 

§ iện thoại: (84-8) 914 1992 ~ 5 Fax:  (84-8) 8218566 

VII. Cá c nhâ n tố  rủ i ro. 

1. Rủi ro biến động kinh tế. 

Mục tiêu của Công ty là tập trung mở rộng quy mô, ph ţ triển tiêu thụ tại thị trường trong nước 

nhằm thay thế hàng nhập khẩu chất lượng cao. Sản phẩm của Công ty được tiêu thụ bởi các 

công trình xây dựng công nghiệp, xây dựng cao ốc, nhà ở, công trình mạng lưới truyền tải điện 

hạ áp. Do vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến 

việc gia tăng sử dụng năng lượng nói chung trong tiêu dùng và công nghiệp, đặc biệt là năng 

lượng điện, nhu cầu sử dụng dây và cáp điện sẽ không ngùng gia tăng.  

Những năm trở lại đây, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kh  ̧cao và ổn định: năm 2002 đạt 

7,1% và năm 2003 là 7,23%, năm 2004 đạt 7,7 %. Các chuyên gia phân tích đều cho rằng, 

trong các năm tới, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam duy trì ở mức 7- 8%/năm là hoàn 

toàn khả thi. Sự ph ţ triển lạc quan của nền kinh tế có ảnh hưởng tốt đến sự ph ţ triển của 

ngành sản xuất kinh doanh dây và cáp điện và hoạt động kinh doanh của Taya Việt Nam. 

2. Rủi ro pháp luật. 

Là doanh nghiệp nước ngoài chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, hoạt 

động của Taya Việt Nam chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về cổ phần hóa, chứng 

khoán và thị trường chứng khoán, Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong 

qu  ̧trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi đó ít nhiều sẽ ảnh 

hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty.  

Ngoài ra, còn có những ràng buộc pháp luật trong ngành liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật quy 

định cho sản xuất dây và cáp điện tiêu thụ tại Việt Nam. Trình độ sản xuất của Công ty ở mức 

đạt và vượt những tiêu chuẩn được Nhà nước quy định vì vậy rủi ro về thay đổi những tiêu 

chuẩn kỹ thuật ít ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. 
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3. Rủi ro tỷ giá hối đoái. 

Phần lớn các nguyên liệu của Công ty đều phải nhập khẩu. Công ty thanh toán các đơn hàng 

nguyên liệu nhập bằng nguồn ngoại tệ mua của Ngân hàng. Sự biến động của tỷ gi  ̧hối đo i̧ 

sẽ tác động đến gi  ̧thành nguyên liệu đầu vào của Công ty gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh 

doanh. Trong những năm gần đây tỷ gi  ̧VND/USD biến động không lớn, mức giao động tỷ 

gi  ̧hối đo i̧ kh  ̧thấp nên không ảnh hưởng nhiều đến việc xuất nhập khẩu. Mặt khác, Công ty 

cũng tự cân đối một phần nguồn ngoại tệ sử dụng của mình từ việc xuất khẩu sản phẩm, do 

vậy cũng góp phần hạn chế thiệt hại liên quan đến biến động của tỷ gi  ̧hối đo i̧. 

4. Rủi ro tài chính. 

Công ty thực hiện chính sách tín dụng bán hàng với các § ại lý và những khách hàng tiềm năng. 

Tín dụng bán hàng luôn tạo rủi ro cho các doanh nghiệp khi thực hiện do ảnh hưởng từ việc 

mất khả năng trả nợ của các đối tác, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tình hình tài chính của 

bên cấp tín dụng. Công ty thực hiện cấp tín dụng cho các đối tác trên cơ sở lập hồ sơ về năng 

lực của đối tác căn cứ vào các yếu tố khảo s ţ về năng lực tài chính, khả năng tiêu thụ, uy tín 

để định hạn mức nên hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại ph ţ sinh trong qu  ̧trình thực 

hiện. 

5. Rủi ro khác. 

Các rủi ro khác như thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn .v.v... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy 

ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. 

VIII.  Phụ  lô c. 

1. Phụ lục I: § iều lệ Công ty. 

2. Phụ lục Ii: Báo cáo kiểm toán năm 2003, 2004 và Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 

2005. 
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